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Kính thưa quý vị!

Năm 2008 đã kết thúc với nhiều khó khăn và thách 
thức do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế tài 
chính toàn cầu; tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt 
Nam chỉ đạt 6,23%, tỷ lệ lạm phát 22,97%, nhu cầu 
tiêu dùng của xã hội giảm mạnh, giá nguyên liệu biến 
động mạnh làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh 
trong nước suy giảm, trong đó Tường An không là 
ngoại lệ.
Trong lĩnh vực quản trị, năm 2008 Công ty đã thực 
hiện một số giải pháp như hoạch định chiến lược kinh 
doanh, công tác tài chính kế toán, quản trị nhân sự, 
quản lý dự án nhằm nâng cao hơn nữa năng lực quản 
lý điều hành và thực hiện hiệu quả các mục tiêu chiến 
lược. Với những nỗ lực sáng tạo không ngừng cùng 
với sự đóng góp cho sự phát triển của đất nước và 
xã hội trong những năm qua cũng như năm 2008, 
Tường An tiếp tục nhận được sự tôn vinh của xã hội 
thông qua việc được trao tặng các danh hiệu “Hàng 
Việt Nam chất lượng cao”, giải thưởng “Sao Vàng Đất 
Việt”, “Thương hiệu mạnh”, “Thương hiệu nổi tiếng”, 
Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công thương, “Thương 
hiệu chứng khoán uy tín” và “Công ty cổ phần hàng 
đầu Việt Nam”, “Doanh nghiệp tiêu biểu trên TTCK 
Việt Nam năm 2008”.
Cuối năm 2008, Tường An đã đưa Nhà máy dầu Phú 
Mỹ với thiết bị hiện đại và công nghệ tiên tiến của 
Châu Âu đi vào hoạt động và từng bước tiến hành di 
dời thiết bị từ Nhà máy dầu Tường An đến Nhà máy 
dầu Phú Mỹ. Việc hoàn thành Nhà máy dầu Phú Mỹ 
giúp Công ty tăng năng lực sản xuất, quản lý hoàn 
thiện chất lượng sản phẩm của hệ thống chất lượng 
theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, GMP HACCP phục 
vụ nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của xã hội.
Xác định nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng của 
Công ty. Để gia tăng nguồn nhân lực, nhất là nhân 
lực có chất lượng để đáp ứng yêu cầu hoạt động trong 
thời gian sắp tới nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu 
phát triển Công ty. Tường An luôn khuyến khích và 
tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên nâng cao 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ kiến thức trong lĩnh 
vực quản lý doanh nghiệp nhằm quản lý Công ty một 
cách khoa học và hiệu quả. Tạo tác phong làm việc 
hiện đại, môi trường làm việc thân thiện và niềm tự 
hào được làm việc cho Tường An, xây dựng các chuẩn 
mực văn hóa Công ty nhằm mục tiêu xây dựng Công ty 
hàng đầu trong ngành dầu thực vật cũng như mở rộng 
các lĩnh vực khác để làm gia tăng giá trị của Công ty 
mang lại những lợi ích cao nhất cho cổ đông.
Tôi tin tưởng rằng với kinh nghiệm sản xuất kinh doanh 
trong ngành dầu thực vật cùng với những nỗ lực không 
ngừng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành của 
Công ty, được sự hỗ trợ mạnh mẽ của các cơ quan 
hữu quan, các đối tác kinh doanh, khách hàng, cổ 
đông, Tường An sẽ hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất 
kinh doanh trong năm 2009. Tường An sẽ hoàn thiện 
hơn nữa hệ thống quản lý điều hành, tiếp tục phát 
triển thương hiệu, thị trường và nâng cao hệ thống bán 
hàng nhằm gia tăng thị phần, lợi nhuận cũng như thực 
hiện hiệu quả mục tiêu đầu tư là làm gia tăng giá trị 
doanh nghiệp, bảo vệ và mang lại lợi ích cho cổ đông 
và xã hội.
Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành, tôi trân 
trọng cảm ơn sự tin cậy của cổ đông và các cơ quan 
hữu quan đã hỗ trợ để Tường An đạt được sự phát 
triển trong những năm qua và những năm sắp tới. Đặc 
biệt, tôi xin ghi nhận và cảm ơn những nỗ lực rất to lớn 
của tập thể cán bộ công nhân viên của Tường An đã 
góp phần quan trọng cho sự phát triển của Tường An 
trong những năm qua và đạt được những kết quả tốt 
hơn trong tương lai.
Trân trọng kính chào.

ĐOÀN TẤN NGHIỆP 
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Hơn 32 năm hoạt động trong ngành dầu thực vật Việt Nam và là năm thứ 5 từ khi 
cổ phần hóa, những kết quả đã đạt được trong các năm qua là cơ sở và động lực 
rất lớn để Tường An vượt qua khó khăn hiện tại và phát triển mạnh mẽ trong tương 
lai bằng việc định hướng đầu tư đúng đắn như: đầu tư mới Nhà máy dầu Phú 
Mỹ, tiếp tục đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm với định hướng là trở 
thành một trong những Công ty hàng đầu trong ngành dầu thực vật trong nước.

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HĐQT
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TỔ CHỨC NHÂN SỰ
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
Sản xuất, mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm 
chế biến từ dầu, mỡ động thực vật, từ các loại hạt 
có dầu, thạch dừa. Sản xuất, mua bán các loại bao 
bì đóng gói. Mua bán, xuất nhập khẩu các loại máy 
móc, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất, 
chế biến ngành dầu thực vật. Cho thuê mặt bằng, nhà 
xưởng. Sản xuất, mua bán các loại gia vị ngành chế 
biến thực phẩm, nước chấm, nước sốt (không sản xuất 
tại trụ sở). Sản xuất, mua bán các loại sản phẩm mì ăn 
liền (mì, bún, phở, bánh đa, cháo ăn liền). Đại lý mua 
bán, ký gửi hàng hoá. Kinh doanh khu vui chơi giải trí 
(không hoạt động tại trụ sở). Hoạt động sinh hoạt văn 
hoá (tổ chức giao lưu, gặp mặt). Kinh doanh nhà ở 
(xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê).

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
Ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính, kinh tế thế giới 
đã tác động rất lớn đến sự tăng trưởng kinh tế của đất 
nước, nhu cầu tiêu dùng của xã hội giảm kéo theo ảnh 
hưởng đến tình hình tiêu thụ sản phẩm dầu ăn của 
Công ty giảm. Sự cạnh tranh của các đối thủ trong 
ngành ngày càng quyết liệt. Giá nguyên liệu tăng 
giảm bất thường với biên độ lớn. Tỷ giá VND/USD biến 
động tăng cao. Lãi suất ngân hàng biến động tăng 
cao ảnh hưởng đến chi phí lãi vay phục vụ cho công 
tác đầu tư xây dựng cơ bản và sản xuất kinh doanh (có 
thời điểm lãi suất 21%/năm).

Với kinh nghiệm kinh doanh nhiều năm trong ngành dầu thực vật, sự nỗ lực của tập thể cán bộ 
công nhân viên cùng với sự đa dạng, uy tín về chất lượng sản phẩm Công ty đã cố gắng vượt 
qua những khó khăn, củng cố thị phần, phục vụ tốt cho người tiêu dùng, các nhà sản xuất công 
nghiệp để ổn định và phát triển.

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Trước năm 1975, Tường An là 
cơ sở sản xuất dầu ăn nhỏ với 
tên gọi Tường An công ty do một 
người Hoa làm chủ. Sau ngày 
30/04/1975, cơ sở được Nhà 
nước tiếp quản và chuyển tên 
thành Xí nghiệp Công quản Dầu 
ăn Tường An Công ty.

Cổ phiếu của Công ty được cấp 
phép niêm yết tại Sở Giao Dịch 
Chứng Khoán TP. HCM vào ngày 
06/12/2006. Số lượng cổ phiếu 
niêm yết là: 18.980.200 cổ phiếu.
Cổ phiếu của Công ty chính 
thức giao dịch trên Sở Giao dịch 
Chứng khoán TP. HCM từ ngày 
26/12/2006.

20/11/1977, Bộ Lương thực Thực 
phẩm ra quyết định số 3008/
LTTP - TC chuyển Xí nghiệp Công 
quản Dầu ăn Tường An thành Xí 
nghiệp công nghiệp quốc doanh 
trực thuộc Công ty dầu thực vật 
Miền Nam. Tiếp theo đó là Nhà 
máy Dầu Tường An trực thuộc 
Công ty Dầu thực vật Hương Liệu 
Mỹ phẩm Việt Nam.

Nhà máy Dầu Tường An được 
cổ phần hoá theo Quyết định 
số 42/2004/QĐ-BCN ngày 04 
tháng 06 năm 2004 của Bộ 
Công nghiệp, ngày 01 tháng 10 
năm 2004 chính thức trở thành 
Công ty cổ phần Dầu thực vật 
Tường An với Vốn điều lệ là 
189.802.000.000 đồng.

Tháng 11/2008, Công ty chính 
thức đưa Nhà máy dầu Phú Mỹ 
đi vào hoạt động. Đây là một 
trong những nhà máy có công 
suất lớn và công nghệ hiện đại, 
đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng 
ngày càng cao của xã hội.

1975 1977 2004 2006 2008
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CÁC MẶT MẠNH – STRENGTH. 
Có kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh 
dầu thực vật. 
Thương hiệu Tường An với hình “Con voi đỏ” được 
người tiêu dùng tín nhiệm. 
Hệ thống phân phối rộng khắp toàn quốc.
Công ty dầu thực vật đầu tiên niêm yết trên thị 
trường chứng khoán.
Nhà máy dầu Phú Mỹ đi vào hoạt động từ tháng 
11/2008 gia tăng năng lực sản xuất.
Cán bộ công nhân viên có trình độ, kinh nghiệm 
và tâm huyết.

CÁC CƠ HỘI – OPPORTUNITY.
Theo WHO: Lượng dầu ăn bình quân tiêu thụ/đầu 
người còn thấp, thị trường tiềm năng.
Thu nhập đầu người, trình độ dân trí tăng người 
tiêu dùng có xu hướng lựa chọn dầu ăn thay mỡ 
động vật tăng.
Năng lực sản xuất gia tăng khi Nhà máy dầu Phú 
Mỹ đi vào hoạt động ổn định.
Lãi suất vay ngân hàng giảm tạo điều kiện cho các 
doanh nghiệp phát triển kinh doanh.
Thị trường chứng khoán bước đầu phát triển tạo lợi 
thế trong việc huy động vốn.

CÁC MẶT YẾU – WEAKNESS.
Chi phí khấu hao, lãi vay ngân hàng tăng do đưa 
nhà máy dầu Phú Mỹ đi vào hoạt động.
Chi phí vận chuyển tăng do Nhà máy dầu Phú Mỹ 
cách xa trung tâm phân phối và các nhà cung cấp 
vật tư, bao bì.
Mẫu mã sản phẩm chưa hiện đại và theo kịp với xu 
hướng thị trường.
Chưa đa dạng lĩnh vực sản xuất kinh doanh.
Hoạt động marketing còn hạn chế.
Nguồn nhân lực mới bổ sung chưa đáp ứng được 
yêu cầu.

CÁC NGUY CƠ – THREAT.
Tình hình suy thoái kinh tế, khủng hoảng tài chính 
toàn cầu, trong nước ảnh hưởng đến sức mua.
Tỷ lệ lạm phát cao ảnh hưởng đến sức mua.
Không chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào, 
vì nguyên liệu dầu gần như phải nhập khẩu.
Giá nguyên vật liệu liên tục biến động (tăng/
giảm), ảnh hưởng mạnh đến tình hình sản xuất 
kinh doanh.
Tốc độ phát triển ngành dầu thực vật tăng nhanh 
hơn so với nhu cầu thị trường (cung > cầu).
Xuất khẩu ngành dầu gặp khó khăn.
Các đối thủ cạnh tranh tiềm năng khi gia nhập 
WTO.

Sẵn sàng một sức sống

PHÂN TÍCH S.W.O.T (Strength – Weakness – Opportunity – Threat) 
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Tập hợp những giá trị nhỏ bé, 
để tạo nên sức mạnh tổng thể
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Tập hợp những giá trị nhỏ bé, 
để tạo nên sức mạnh tổng thể

BÁO CÁO CỦA LÃNH ĐẠO
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BÁO CÁO CỦA LÃNH ĐẠO14

4. Ông DƯƠNG TIẾN ĐỨC
Thành viên Hội đồng quản trị

5. Ông HUỲNH VĂN NHỚ
Thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông ĐOÀN TẤN NGHIỆP
Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Ông NGUYỄN HÙNG CƯỜNG
Thành viên Hội đồng quản trị

3. Ông ĐINH QUỐC HƯNG
Thành viên Hội đồng quản trị

4      5      1      3     2
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3. Bà NGÔ BẠCH MAI
Thành viên Ban kiểm soát

1. Ông VĂN TÍCH VĨNH
Trưởng Ban kiểm soát

2. Ông NGUYỄN ĐỨC THUYẾT
Thành viên Ban kiểm soát

BAN KIỂM SOÁT

2              1         3
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BAN ĐIỀU HÀNH

KẾ TOÁN TRƯỞNG

1. Ông HÀ BÌNH SƠN
Tổng giám đốc

2. Ông NGUYỄN VĂN LỪNG
Phó Tổng giám đốc

Ông VŨ ĐỨC THỊNH

1      2
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BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 1. Ông DƯƠNG TIẾN ĐỨC
Giám đốc 

2. Ông NGUYỄN TUÂN
Phó giám đốc



BÁO CÁO CỦA LÃNH ĐẠO18

NHỮNG ẢNH HƯỞNG QUAN TRỌNG ĐẾN TÌNH 
HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH

Năm 2008 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty 
chịu sự ảnh hưởng của các nhân tố.

Khủng hoảng kinh tế, tài chính toàn cầu đã tác động 
rất lớn đến sự phát triển của Việt Nam.

Tỷ lệ tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2008 thấp 
hơn năm 2007 và chỉ đạt 6,23%.

Giá nguyên liệu dầu thực vật thế giới biến động tăng 
và duy trì ở mức cao từ đầu năm đến giữa năm 2008 
sau đó giảm mạnh khoảng 60% so với thời điểm giá 
cao nhất.

Việc Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới 
(WTO) tạo ra cho doanh nghiệp nhiều cơ hội sản xuất 
kinh doanh và đồng thời xuất hiện nhiều đối thủ cạnh 
tranh đến từ bên ngoài.

Tỷ lệ lạm phát tăng cao trong năm 2008: 22,97%, sức 
mua của xã hội giảm do sự suy giảm của kinh tế.

Thị trường chứng khoán giảm mạnh về số lượng và giá 
trị cổ phiếu giao dịch. Mức độ suy giảm khoảng 70% 
so với năm 2007.

Giá dầu thô nhiên liệu biến động mạnh đã làm giá 
của một số yếu tố đầu vào của ngành dầu thực vật bị 
ảnh hưởng.

Sự biến động nhân sự ảnh hưởng đến hoạt động của 
Công ty.

Việc thực hiện di dời một số dây chuyền sản xuất ở 
NMD Tường An ra NMD Phú Mỹ làm ảnh hưởng đến 
công tác tổ chức sản xuất một thời gian.

NHỮNG THAY ĐỔI CHỦ YẾU TRONG NĂM 2008

Hoàn thành giai đoạn 1 của dự án: “Xây dựng nhà 
máy dầu Phú Mỹ và di dời một phần Nhà máy dầu 
Tường An”. Nhà máy dầu Phú Mỹ đã đi vào hoạt động 
từ tháng 11/2008 nâng tổng công suất của Công ty 
lên 850 tấn/ngày.

Bổ sung 2 thành viên hội đồng quản trị thay thế 2 
thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm.

Bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành và Phó Tổng giám 
đốc điều hành theo Quyết định của Hội đồng quản 
trị.

Thành lập Nhà máy dầu Phú Mỹ và bổ nhiệm Giám 
đốc Nhà máy dầu Phú Mỹ.

TRIỂN VỌNG VÀ KHÓ KHĂN TRONG NĂM 2009

Với tốc độ tăng trưởng GDP được dự báo trong năm 
2009 khoảng 6%, mức sống người dân được cải thiện, 
nhu cầu sử dụng dầu thực vật trong sản xuất công 
nghiệp có khả năng phục hồi. Đây là cơ sở để Công ty 
khai thác có hiệu quả công suất thiết bị.

Các chính sách kích cầu của Chính phủ đang phát huy 
tác dụng tạo điều kiện cho Công ty mở rộng thị trường, 
phát triển sản xuất.

Tăng năng lực sản xuất khi Nhà máy dầu Phú Mỹ đi 
vào hoạt động ổn định tạo điều kiện phát triển dòng 
sản phẩm cao cấp phục vụ nhu cầu ngày càng cao 
của xã hội. Sự phát triển của Công ty phù hợp với định 
hướng phát triển ngành dầu thực vật Việt Nam.

Tình hình khủng khoảng kinh tế, tài chính vẫn còn ảnh 
hưởng lớn đến đời sống kinh tế xã hội làm suy giảm 
nhu cầu tiêu dùng. 

Nhà máy Dầu Phú Mỹ được đưa vào hoạt động năm 2008

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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Cạnh tranh của các Công ty kinh doanh dầu thực vật 
ngày càng gay gắt.

Biến động của tỷ giá hối đoái giữa VND/USD.

Sự biến động của giá nguyên liệu dầu thực vật làm 
ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của 
Công ty.

Nguồn nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu phát 
triển ngày càng cao của Công ty.

CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

CÔNG TÁC TỔ CHỨC

Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 10 
tháng 9 năm 2008 để Đại hội phê chuẩn bổ sung hai 
thành viên Hội đồng quản trị do ngày 01/06/2008 có 
hai thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm. Đồng thời 
Đại hội phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm bà 
Đặng Thị Thu giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành.

Hội đồng quản trị trong năm 2008 đã bổ nhiệm 
Tổng giám đốc điều hành và Phó Tổng giám đốc điều 
hành.

Bổ nhiệm Giám đốc và thông qua cơ cấu tổ chức nhân 
sự nhằm xây dựng bộ máy nhân sự điều hành quản lý 
Nhà máy Dầu Phú Mỹ đi vào hoạt động một cách có 
hiệu quả.

CÔNG TÁC ĐẦU TƯ

Hoàn thành giai đoạn 1 của dự án: “Xây dựng nhà 
máy dầu Phú Mỹ và di dời một phần Nhà máy dầu 
Tường An”. Nhà máy dầu Phú Mỹ đã đi vào hoạt động 
từ tháng 11/2008 nâng tổng công suất của Công ty 
lên 850 tấn/ngày.

Tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của dự án như trạm xử lý 
nước thải, di dời Nhà máy dầu Tường An ra Phú Mỹ.

Khảo sát và lập dự án đầu tư dây chuyền chiết dầu 
chai tự động công suất từ 15.000 đến 20.000 chai/
giờ để nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu dầu chai 
cho thị trường.

CÔNG TÁC GIÁM SÁT QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

Thường xuyên thực hiện công tác giám sát tiến độ thực 
hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty, đặc 
biệt là Nhà máy dầu Phú Mỹ.

Giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành và 
các cán bộ quản lý của Công ty, để hỗ trợ những biện 
pháp nhằm khắc phục khó khăn, nhằm thúc đẩy sản 
xuất kinh doanh phát triển.

Tổ chức họp Hội đồng quản trị thường kỳ hàng quý 
hoặc bất thường để nghe Ban điều hành và Ban quản 
lý dự án báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và đầu 
tư trong quá trình thực hiện các Nghị quyết, quyết định 
của Hội đồng quản trị có vấn đề phát sinh vướng mắc 
để có biện pháp chỉ đạo kịp thời. 

Tổng số cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm 2008:  
87 lần, trong đó họp tập trung có 10 cuộc họp, lấy ý 
kiến bằng văn bản có  77 lần.
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Trong năm 2008 Hội đồng quản trị đã thực hiện các nhiệm vụ quản trị của mình một 
cách cẩn trọng và mẫn cán nhằm mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho Công ty 
và cổ đông . 
Với kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2008 như trên và những năm vừa 
qua, Hội đồng quản trị đã xây dựng và định hướng chiến lược kinh doanh, tổ chức bộ 
máy nhân sự hợp lý và hiệu quả.
Từ những nguồn lực hiện có, Tường An sẽ đạt những kết quả tốt trong sản xuất kinh 
doanh trong tương lai, thương hiệu Tường An sẽ ngày càng được khẳng định là một 
trong những Công ty hàng đầu của ngành dầu thực vật trong nước về thị phần và 
chủng loại sản phẩm đa dạng đáp ứng ngày càng cao nhu cầu tiêu dùng của xã hội.

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2008

Nội dung Thực hiện
năm 2008

Kế hoạch
năm 2008

Thực hiện
năm 2007

So sánh
2008/2007

So với KH

Tổng sản lượng (tấn) 127.746 180.000 162.814 78,46% 70,97%
Doanh thu 2.959.678 2.812.000 2.554.228 115,87% 105,25%
Lợi nhuận trước thuế 14.340 100.000 125.712 11,41% 14,34%
Thuế thu nhập DN 2.502 - - - -
Lợi nhuận sau thuế 11.838 100.000 125.712 9,42% 11,84%
Cổ tức (%) 20% 16% 20% 100% 125%

SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT TỪ NĂM 2004-2008

Nội dung Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008

Tổng sản lượng (tấn) 94.722 110.067 141.459 161.739 131.117

SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ TỪ NĂM 2004-2008

Nội dung Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008

Tổng sản lượng (tấn) 95.105 110.459 139.058 162.814 127.746

Đvt: tấn

Đvt: triệu đồng

Đvt: tấn

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỐNG QUẢN TRỊ

SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông ĐOÀN TẤN NGHIỆP
Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Ông NGUYỄN HÙNG CƯỜNG
Thành viên Hội đồng quản trị

3. Ông ĐINH QUỐC HƯNG
Thành viên Hội đồng quản trị

4. Ông DƯƠNG TIẾN ĐỨC
Thành viên Hội đồng quản trị

5. Ông HUỲNH VĂN NHỚ
Thành viên Hội đồng quản trị

BAN KIỂM SOÁT

1. Ông VĂN TÍCH VĨNH
Trưởng Ban kiểm soát

2. Ông NGUYỄN ĐỨC THUYẾT
Thành viên Ban kiểm soát

3. Bà NGÔ BẠCH MAI
Thành viên Ban kiểm soát

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Ông HÀ BÌNH SƠN
Tổng giám đốc từ ngày 01/01/2009 đến nay 
(Quyết định bổ nhiệm số 195/QĐ-HĐQT.08 ngày 
29/12/2008 của HĐQT).

2. Ông NGUYỄN VĂN LỪNG	
Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 15/08/2008 đến nay 
(Quyết định bổ nhiệm số 116/QĐ-HĐQT.08 ngày 
14/08/2008 của HĐQT).

KẾ TOÁN TRƯỞNG 

1. Ông VŨ ĐỨC THỊNH

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

1. Ông DƯƠNG TIẾN ĐỨC
Giám đốc

2. Ông NGUYỄN TUÂN
Phó giám đốc kể từ ngày 20/05/2008 đến nay (Quyết 
định bổ nhiệm số 63/QĐ-HĐQT.08 ngày 20/5/2008 
của HĐQT).

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP 
KHÔNG ĐIỀU HÀNH 

1. Ông ĐOÀN TẤN NGHIỆP
Chủ tịch Hội đồng quản trị đại diện phần vốn của 
nhà nước (51%) tại Công ty, Phó Tổng giám đốc 
Công ty Dầu thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam 
(Vocarimex).

2. Ông NGUYỄN HÙNG CƯỜNG
Thành viên Hội đồng quản trị đại diện phần vốn nhà 
nước (51%) tại Công ty, Kế toán trưởng Công ty Dầu 
thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam (Vocarimex).

3. Ông ĐINH QUỐC HƯNG
Thành viên Hội đồng quản trị đại diện phần vốn nhà 
nước (51%) tại Công ty, Trưởng phòng Kinh doanh xuất 
nhập khẩu Công ty Dầu thực vật Hương liệu Mỹ phẩm 
Việt Nam (Vocarimex).

Định hướng một tương lai

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
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Thu nhập và quyền lợi của Ban Tổng giám đốc điều hành

Tổng giám đốc điều hành	 :	 60.000.000 đồng / tháng
Phó Tổng giám đốc điều hành	 :	 40.000.000 đồng / tháng

Thu nhập và quyền lợi của Giám đốc Ban quản lý dự án

Giám đốc Ban quản lý dự án	 :	 50.000.000 đồng / tháng
Phó giám đốc Ban quản lý dự án	:	 32.000.000 đồng / tháng

QUYỀN LỢI CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo 
cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình 
tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển 
tiền tệ của Công ty trong từng năm tài chính. Trong 
việc lập Báo cáo tài chính này, Ban Tổng Giám đốc 
phải:

Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp 
dụng các chính sách này một cách nhất quán;

Thực hiện các phán đoán và các ước tính một cách 
thận trọng;

Công bố các chuẩn mực kế toán phải tuân theo 
trong các vấn đề trọng yếu được công bố và giải 
trình trong Báo cáo tài chính;

Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục 
trừ trường hợp không thể giả định rằng Công ty sẽ 
tiếp tục hoạt động liên tục.

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo rằng, Công ty đã tuân 
thủ các yêu cầu nêu trên khi lập Báo cáo tài chính; các 
sổ kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phán ánh 
tại bất kỳ thời điểm nào, với mức độ chính xác hợp lý 
tình hình tài chính của Công ty và Báo cáo tài chính 
được lập tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ Kế toán 
Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.

Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm bảo vệ an 
toàn tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các 
biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các 
hành vi gian lận và các vi phạm khác. 

Chúng tôi, các thành viên của Ban Tổng Giám đốc 
Công ty xác nhận rằng, Báo cáo tài chính kèm theo 
đã được lập một cách đúng đắn, phản ánh trung thực 
và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 
2008, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển 
tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công 
ty, đồng thời phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ Kế 
toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các qui 
định pháp lý có liên quan. 

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc.
Ngày 20 tháng 3 năm 2009

HÀ BÌNH SƠN
Tổng Giám đốc

Hà Bình Sơn
Tổng giám đốc

XÁC NHẬN CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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Ban Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 
ngày 31 tháng 12 năm 2008 đã được kiểm toán. Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An là doanh nghiệp cổ 
phần được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Nhà Máy dầu Tường An thuộc Công ty dầu thực vật Hương liệu 
Mỹ phẩm Việt Nam (doanh nghiệp trực thuộc Bộ công nghiệp) theo Quyết định số 42/2004/QĐ-BCN ngày 04 
tháng 06 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ công nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần 
số 4103002698 ngày 27 tháng 09 năm 2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Căn cứ vào Quyết định số 98/UBCK-GPNY ngày 06 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước 
về việc cấp giấy phép niêm yết cổ phiếu cho Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An và căn cứ vào thông báo 
số 846/TTGDHCM-NY ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí 
Minh về việc tổ chức niêm yết và giao dịch. Công ty đã chính thức niêm yết cổ phần tại Trung tâm giao dịch chứng 
khoán thành phố Hồ Chí Minh, với mệnh giá cổ phiếu và số lượng cổ phiếu cụ thể:

Loại chứng khoán:

Mã chứng khoán:

Số lượng: 

Mệnh giá:

Tổng giá trị chứng khoán niêm yết:

Ngày niêm yết có hiệu lực:

Ngày chính thức giao dịch:

Cổ phiếu phổ thông

TAC

18.980.200 cổ phiếu

10.000 đồng

189.802.000.000 đồng

06/12/2006

26/12/2006

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Cơ cấu vốn Vốn góp Tỷ lệ (%)

Vốn cổ phần thuộc Nhà nước 96.799.000.000 51,00%
Vốn cổ phần của các cổ đông khác 93.003.000.000 49,00%
Tổng cộng 189.802.000.000 100%

Dây chuyền chiết dầu chai
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2008

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2008 Đvt: triệu đồng

Stt Chỉ tiêu Thực hiện
năm 2008

Kế hoạch
năm 2008

Tỷ lệ (%)
Tăng (giảm)

1 Sản lượng (tấn) 127.746 180.000 -29,03%
2 Doanh thu 2.959.678 2.812.000 +5,25%
3 Chi phí 2.945.338 2.712.000 +8,60%
4 Lợi nhuận trước thuế 14.340 100.000 - 85,66%
5 Cổ tức 20% 16% +25%

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TÓM TẮT NĂM 2008 Đvt: đồng

Stt Nội dung Số dư cuối kỳ Số dư đầu kỳ

I. TÀI SẢN NGẮN HẠN 405.553.619.501 601.396.272.556
1 Tiền và các khoản tương đương tiền 80.084.126.763 364.228.585.799
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn - 50.000.000.000
3 Các khoản phải thu ngắn hạn 29.147.485.020 28.186.656.195
4 Hàng tồn kho 269.483.855.775 151.885.292.016
5 Tài sản ngắn hạn khác 26.838.151.943 7.095.738.546 
II. TÀI SẢN DÀI HẠN 281.411.535.062 235.665.133.108
1 Các khoản phải thu dài hạn - -
2 Tài sản cố định 275.710.069.142 225.499.001.268

- Tài sản cố định hữu hình 135.286.691.122 44.431.510.612
- Tài sản cố định vô hình 20.681.117.732 21.323.340.757
- Tài sản cố định thuê tài chính - -
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 119.742.260.288 159.744.149.899

3 Bất động sản đầu tư - -
4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 1.610.400.000 1.984.000.000
5 Tài sản dài hạn khác 4.091.065.920 8.182.131.840
III. TỔNG CỘNG TÀI SẢN 686.965.154.563 837.061.405.664 
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Stt Nội dung Số dư cuối kỳ Số dư đầu kỳ

IV. NỢ PHẢI TRẢ 377.703.884.991 475.621.134.390

1 Nợ ngắn hạn 299.226.673.296 394.820.922.371

2 Nợ dài hạn 78.477.211.695 80.800.212.019

V. VỐN CHỦ SỞ HỮU 309.261.269.572 361.440.271.274

1 Vốn chủ sở hữu 306.854.784.497 353.840.289.491

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu 189.802.000.000 189.802.000.000

- Thặng dư vốn cổ phần - -

- Cổ phiếu quỹ - -

- Vốn khác của chủ sở hữu - -

- Chênh lệch đánh giá lại tài sản - -

- Chênh lệch tỷ giá hối đoái - -

- Các quỹ 71.500.281.355 85.849.134.149

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 45.552.503.142 78.189.155.342

- Nguồn vốn đầu tư XDCB - -

2 Nguồn kinh phí và quỹ khác 2.406.485.075 7.599.981.783

- Quỹ khen thưởng phúc lợi 2.406.485.075 7.599.981.783

- Nguồn kinh phí - -

- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ - -

VI. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 686.965.154.563 837.061.405.664

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Kho hàng Nhà máy Phú Mỹ
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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2008

Stt Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2007

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp DV 2.993.016.524.094 2.555.894.573.554
2 Các khoản giảm trừ doanh thu 33.338.781.725 1.666.269.062

3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp 
dịch vụ 2.959.677.742.369 2.554.228.304.492

4 Giá vốn hàng bán 2.804.702.551.292 2.342.189.229.760
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 154.975.191.077 212.039.074.732
6 Doanh thu hoạt động tài chính 30.275.353.140 23.675.464.019
7 Chi phí tài chính 50.381.508.885 1.235.120.994
8 Chi phí bán hàng 104.049.988.760 80.477.776.492
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 27.093.400.903 28.771.581.375

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 3.725.645.669 125.230.059.890
11 Thu nhập khác 10.618.391.591 511.406.747
12 Chi phí khác 3.636.364 29.021.843
13 Lợi nhuận khác 10.614.755.227 482.384.904
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 14.340.400.896 125.712.444.794
15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 2.502.320.699 -
16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN 11.838.080.197 125.712.444.794
17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 624 6.623
18 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (dự kiến) 20% 20%

CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH NĂM 2008

Stt Khoản mục Năm 2008 Năm 2007

I. HIỆU QUẢ KINH DOANH
1 EPS 624 6.623
2 ROE 3.86% 35.53%
3 LNST / Vốn đầu tư của chủ sở hữu 6.24% 66.23%
4 LNST / Doanh thu thuần 0.40% 4.92%
5 Lãi gộp / Doanh thu thuần 5.24% 8.30%
II. THANH KHOẢN
1 Khả năng thanh toán tức thì 0.27 0.92
2 Khả năng thanh toán nhanh 0.45 1.14
3 Khả năng thanh toán hiện hành 1.36 1.52

(Ghi chú: số liệu BCTC năm 2008 đã được kiểm toán)

BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG DOANH THU CÁC NĂM 2004 - 2008 Đvt: tỷ đồng

Nội dung Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008

Tổng doanh thu 1.152 1.182 1.515 2.554 2.960 
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KHẢ NĂNG SINH LỜI

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần năm 2008 đạt 0,4% thấp hơn năm 2007 là 4,52% tương ứng 
giảm 91,87% so với năm 2007 (năm 2007 đạt 4,92%). Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thấp hơn năm 2007 và 
những năm trước đó là do giá nguyên liệu biến động với biên độ lớn, đặc biệt là cuối năm 2008 giá nguyên liệu 
giảm mạnh đã làm cho giá bán giảm theo là nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận giảm. 
Ngoài ra, các yếu tố khác làm cho lợi nhuận năm 2008 giảm là tỷ giá giữa VND/USD tăng làm chi phí tài chính 
tăng mạnh, các chi phí khác tăng như: Chi phí bán hàng tăng 29,29%, chi phí nhân công và sản xuất chung 
tăng cao so với năm 2007.
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2008 đạt 3,86%, giảm 89,14% so với năm 2007 (năm 2007 là 
35,53%). Nguyên nhân là do lợi nhuận trong năm 2008 giảm mạnh khoảng 111,372 tỷ đồng (Lợi nhuận năm 
2007 đạt 125,712 tỷ đồng).
KHẢ NĂNG THANH TOÁN

Khả năng thanh toán tức thì đạt 0,27 lần, giảm 0,65 lần so với năm 2007 (0,95 lần) cho thấy khả năng thanh 
toán nợ ngắn hạn giảm rất mạnh so với cùng kỳ năm trước do tình hình tiêu thụ chậm, dự trữ hàng tồn kho nhiều 
trong tài sản ngắn hạn đã làm giảm lượng tiền mặt và các khoản tương đương tiền.
Khả năng thanh toán nhanh đạt 0,45 lần giảm 0,69 lần so với năm 2007 (1,14 lần). Ngoài nguyên nhân chủ 
yếu là do tỷ số thanh toán tức thì giảm còn nguyên nhân là do tiêu thụ chậm đã làm tăng lượng hàng tồn kho 
(hàng tồn kho năm 2008 chiếm tỷ lệ 66,45% trong tài sản ngắn hạn so với năm 2007 là 25,53%).
Khả năng thanh toán hiện hành đạt 1,36 lần giảm 0,16 lần so với năm 2007 (1,52 lần), vẫn đảm bảo thanh 
toán các khoản nợ ngắn hạn tới hạn nhưng sẽ gặp nhiều rủi ro do hàng tồn kho chiếm tỷ lệ rất lớn với giá nguyên 
liệu tồn kho giá cao (66,45% trong tài sản ngắn hạn).
Nhìn chung các chỉ số thanh toán trong năm 2008 đều thấp hơn năm 2007 do ảnh hưởng của sự suy giảm kinh tế 
của đất nước và khủng hoảng tài chính kinh tế toàn cầu tác động lên giá nguyên liệu biến động với biên độ lớn, biến 
động của tỷ giá VND/USD tăng đã gây rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
SO SÁNH VỚI NGÀNH

Trong năm 2008, thị phần nội địa của Công ty chiếm 26% thị phần cả nước là một trong hai công ty đứng đầu 
về thị trường tiêu thụ nội địa và có chủng loại sản phẩm đa dạng với chất lượng tốt đảm bảo chất lượng an toàn 
thực phẩm theo quy định của pháp luật. 
Thương hiệu Tường An ngày được khẳng định và nổi tiếng ở thị trường trong nước. Tường An luôn hướng tới sự 
phát triển và mở rộng thị trường cả nội địa lẫn xuất khẩu và là Công ty hàng đầu trong việc phát triển các sản 
phẩm mới có bổ sung vi chất (DHA, Vitamin...) nâng cao sức khỏe cộng đồng. 
Việc Nhà máy dầu Phú Mỹ hoàn thành giai đoạn 1 đã đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ sản phẩm của Công ty. 
Năm 2009 và những năm tiếp theo Công ty tiếp tục giữ vững vị trí là một trong những công ty hàng đầu trong 
ngành dầu thực vật và hướng tới phát triển thị trường xuất khẩu.

	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008

40,935 40,080 45,693

125,712

14,340

TĂNG TRƯỞNG LỢI NHUẬN

	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008

1,152 1,182
1,515

2,554

2,960

TĂNG TRƯỞNG DOANH THU

BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG LỢI NHUẬN CÁC NĂM Đvt: triệu đồng

Nội dung Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008

Lợi nhuận trước thuế 40.935 40.080 45.693 125.712 14.340 

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
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Tình hình giao dịch Cổ phiếu của Công ty giảm về số 
lượng và giá trị giao dịch từ tháng 9/2008 đến cuối 
năm 2008 do:
Thị trường chứng khoán của Việt Nam giảm, VN Index 
giảm khoảng 60 – 70% giá trị thị trường.

Ảnh hưởng tác động của khủng hoảng kinh tế tài chính 
toàn cầu làm cho hiệu quả sản xuất kinh doanh của 
các công ty trong đó có Tường An sụt giảm cả về quy 
mô và lợi nhuận.

Ngày niêm yết đầu tiên trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 26/12/2006.
Giá khớp lệnh phiên giao dịch đầu tiên: 75.000 đồng/cổ phần. 

MỘT SỐ CHỈ TIÊU QUAN TRỌNG

Mức giá cao nhất của năm 2008:
Mức giá thấp nhất của năm 2008 :

Cổ tức năm 2008: 
EPS năm 2006:
EPS năm 2007:
EPS năm 2008:

Tỷ lệ tăng trưởng EPS:
Thị giá cổ phiếu tại ngày 31/12/2008:

P/E năm 2008:
Book Value năm 2006:
Book Value năm 2007:
Book Value năm 2008:

Tỷ lệ tăng trưởng Book Value năm 2008/2007:

140.000 đồng / Cổ phần (ngày 01/02/2008)
19.800 đồng / Cổ phần (ngày 10/12/2008)
2.000 đồng / Cổ phần
2.407 đồng / Cổ phần
6.623 đồng / Cổ phần
624 đồng / Cổ phần
Giảm 90,58%
23.600 đồng/Cổ phần
37,82 lần
13.465 đồng / Cổ phần
18.643 đồng / Cổ phần
16.167 đồng / Cổ phần
Giảm 13,28%

BIỂU ĐỒ GIÁ GIAO DỊCH, KHỐI LƯỢNG CỦA CỔ PHIẾU TAC NĂM 2008
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(Nguồn: www.hsx.vn)

Giá Khối lượng

TÌNH HÌNH CỔ PHIẾU
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TÌNH HÌNH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2007

Giá trị còn lại của TSCĐ đầu năm 65.755 73.354
Tài sản tăng:

°	 Mua sắm mới 2.195 2.254
°	 Chuyển từ XDCB dở dang 106.985
°	 Khác

Tài sản giảm do thanh lý, nhượng bán 376
Khấu hao tài sản cố định trong kỳ 18.966 11.608
Giá trị còn lại của TSCĐ cuối năm 135.287 65.755
Xây dựng cơ bản dở dang cuối kỳ 119.742 159.744

TÌNH HÌNH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG CƠ BẢN
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HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
Trong năm 2008, ngoài việc cân đối vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty còn phải cân đối nguồn 
vốn phục vụ cho xây dựng cơ bản của dự án “Đầu tư mới Nhà máy dầu Phú Mỹ và di dời Nhà máy dầu Tường 
An”. Công ty luôn chủ động duy trì một lượng tiền ngắn hạn hợp lý tại từng thời điểm để thanh toán các khoản 
nợ phải trả đúng hạn. 

Với nguồn tài chính hiện có tương đối vững mạnh, Công ty luôn nhận được sự đánh giá cao của các tổ chức tài 
chính và các nhà đầu tư chuyên nghiệp về tình hình tài chính lành mạnh.

Tận dụng ưu thế là một Công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán để quảng bá hình ảnh, thương 
hiệu Công ty đến các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài nhằm tạo ra kênh huy động vốn để đầu tư mở rộng 
và tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐẾN NGÀY 31/12/2008 Đvt: triệu đồng

Tên dự án Giá trị dự toán Đã thanh toán

Đầu tư mới Nhà máy Dầu Phú Mỹ
và di dời Nhà Máy Dầu Tường An 279.061 213.616

Đầu tư dây chuyền tách phân đoạn
Dầu cọ 400 tấn / ngày 52.358 48.366

TỔNG CỘNG 331.419 261.982

(Giá trị đã thanh toán bao gồm cả vốn tự có và vốn vay)



BÁO CÁO CỦA LÃNH ĐẠO32

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ 

Tổ chức nhân sự hợp lý và hiệu quả thông qua việc sắp 
xếp lại các phòng nghiệp vụ, phân công công việc đến 
từng cá nhân phù hợp với năng lực và kiến thức đã được 
đào tạo nhằm tạo tâm lý thoải mái trong công việc, 
đồng thời nâng cao tính chủ động trong công việc cũng 
như ý thức chung của tất cả nhân viên trong Công ty làm 
việc hiệu quả vì sự phát triển của Công ty.

Xây dựng chính sách tiền lương hợp lý, các chế độ đãi 
ngộ lao động, ưu đãi về thâm niên làm việc, ... nhằm 
thu hút lao động giỏi cũng như giữ người lao động gắn 
bó với Công ty.

Xây dựng các chuẩn mực văn hóa Công ty, tạo môi 
trường làm việc thân thiện và niềm tự hào được làm 
việc cho Tường An.

Hàng năm, xây dựng kế hoạch ngân sách đầu tư phát 
triển nguồn nhân lực thông qua tổ chức đào tạo tại 
chỗ và tham gia các chương trình huấn luyện, đào tạo 
bên ngoài.

Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ kế thừa có năng lực 
chuyên môn tốt và đạo đức trong quản lý.

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Trong năm 2008, Công ty đã có một số chính sách 
phù hợp với định hướng chiến lược nhân sự như trên, 
cụ thể là:

Xây dựng được đội ngũ CBCNV có trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ vững vàng và có kinh nghiệm, trong đó 
có nhiều cán bộ kỹ thuật có tâm huyết và trách nhiệm 
cao với công việc.

Sắp xếp lực lượng lao động hiện có và tuyển mới, tập 
trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ, tay nghề cho CBCNV để đáp ứng được 
nhu cầu phát triển ngày càng cao của Công ty. Xây 
dựng hệ thống lương, thưởng hợp lý góp phần nâng 
cao hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ đối với người 
lao động theo đúng quy định pháp luật về chế độ 
chính sách đối với người lao động và hỗ trợ kịp thời 
cho người lao động chuyển về Nhà máy dầu Phú Mỹ 
làm việc.

SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, NHÂN VIÊN

Tình hình lao động năm 2008 cũng gặp một số khó 
khăn sau:

Do vị trí trí địa lý Nhà máy dầu Phú Mỹ cách xa Thành 
phố Hồ Chí Minh nên việc điều chuyển lao động cũ 
của Công ty có một số trở ngại. Một số lao động gặp 
khó khăn trong việc di chuyển đã nghỉ việc trong năm 
2008 và tiếp tục nghỉ việc trong năm 2009 khi Nhà 
máy dầu Phú Mỹ đi vào hoạt động.

Khó khăn của việc tuyển dụng lao động có trình độ và 
chất lượng cao cho Nhà máy dầu Phú Mỹ.

Tổng số CBCNV của Công ty tính đến ngày 31/12/2008: 
844 người, bao gồm: 613 Nam và 231 Nữ

Diễn giải Số lượng

Thạc sỹ 3

Đại học 171

Cao đẳng 58

Trung học chuyên nghiệp 99

Trung học nghề 31

Công nhân kỹ thuật 79

Tốt nghiệp phổ thông trung học 403

Tổng cộng 844

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Yếu tố chủ lực và chi phối đến sự phát triển và thành công của Công ty chính là con 
người. Vì vậy, việc xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực là hết sức cần thiết. 
Tường An đã đánh giá và xác định những vấn đề quan trọng trong xây dựng chính 
sách nhân sự.
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Chúng tôi là những người bình thường 
đi tìm những cơ hội chưa ai chinh phục.
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PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

Mở rộng thị trường tiêu thụ, hoàn thiện hệ thống phân phối nhằm khai thác tối đa công 
suất máy móc thiết bị để gia tăng sản lượng sản xuất, doanh thu và lợi nhuận. Đồng thời, 
tạo thế đứng vững chắc trên thị trường, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người 
lao động.

VỀ SẢN PHẨM

Đa dạng hóa sản phẩm với chất lượng ngày càng tốt hơn, bao bì mẫu mã hấp dẫn hơn. Áp 
dụng các hệ thống quản lý chất lượng ISO, GMP – HACCP để đảm bảo quy trình sản xuất, 
nâng cao chất lượng sản phẩm toàn Công ty.

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

Mở rộng và hoàn thiện mạng lưới hệ thống phân phối và tiêu thụ trên toàn quốc với các 
chính sách hỗ trợ thích hợp nhằm thu hút các Nhà phân phối/ Đại lý nhằm gia tăng sản 
lượng tiêu thụ của Công ty nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng đa dạng của xã hội.

MỤC TIÊU TRONG NHỮNG NĂM TỚI

Cuộc họp Hội đồng Quản trị
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36

Sự khác biệt của những người thành công không 
nằm ở chỗ sức mạnh, kiến thức mà là tầm nhìn 
chính xác những gì đang còn ở phía trước. 
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HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
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ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU VÀO CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY VMPACK

Công ty đã thực hiện đầu tư 1.824.000.000 đồng vào cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật 
(VMPACK) chiếm tỷ lệ 2,4% vốn chủ sở hữu.

Tên công ty:
Địa chỉ:

Lĩnh vực kinh doanh: 

Vốn cổ phần:
Giấy CN đăng ký KD số:

Thời gian hoạt động:

Tỷ lệ cổ phiếu Tường An sở hữu:
Giá giao dịch tại ngày 31/12/2008:

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU THỰC VẬT (VMPACK)
Lô 6-12 Khu F, Khu Công nghiệp Tân Thới Hiệp, 
Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.
Sản xuất bao bì cho ngành thực phẩm; mua bán máy móc 
thiết bị, vật tư, nguyên liệu ngành bao bì; dịch vụ thương 
mại, in bao bì.
76 tỷ đồng.
4103001186 ngày 09/09/2002
50 năm kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh (năm 2002).
2,4% vốn chủ sở hữu
8.500 đồng/cổ phần

Công ty cổ phần Bao bì Dầu thực vật (VMPACK) đã niêm yết cổ phiếu lên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán 
Thành phố Hồ Chí Minh ngày 21/12/2006.

ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY KHÁC
VÀ CÔNG TY NẮM GIỮ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY

Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2008 như sau:

Stt Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2007 Tỷ lệ 
2008/2007

1 Doanh thu 190.285 164.465 115,70%

2 Lợi nhuận 3.978 11.954 33,28%

3 Tỷ lệ cổ tức 4% 12% 33,33%

4 Thị giá (31/12) 8.500 24.000 35,42%

Đvt: triệu đồng
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Tên công ty:
Địa chỉ:

Vốn kinh doanh:
Lĩnh vực kinh doanh: 

Số cổ phần đang nắm giữ:

CÔNG TY DẦU THỰC VẬT HƯƠNG LIỆU MỸ PHẨM VIỆT NAM
58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
534 tỷ đồng.
Sản xuất, kinh doanh dầu mỡ động thực vật, tinh dầu, hương liệu mỹ phẩm, 
chất tẩy rửa, các sản phẩm từ cây có dầu, than gáo dừa; chế biến thức ăn 
gia súc; sản xuất kinh doanh các loại bao bì; xuất nhập khẩu và kinh doanh 
vật tư, nguyên liệu, dầu thực vật, sản phẩm tinh dầu, nông lâm sản có dầu 
và vật tư thiết bị chuyên dùng phục vụ cho nhiệm vụ của Công ty; cho thuê 
kho, bãi, nhà để làm văn phòng làm việc; khai thác và cung cấp các dịch vụ 
cảng để xuất nhập khẩu dầu thực vật các loại hàng hoá khác; đầu tư, phát 
triển vùng nguyên liệu cây có dầu; kinh doanh các ngành nghề khác theo 
quy định của pháp luật.
9.679.900  cổ phần

CÔNG TY SỞ HỮU 51% VỐN ĐIỀU LỆ  CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

Công ty Dầu thực vật Hương liệu Mỹ Phẩm Việt Nam (VOCARIMEX) là doanh nghiệp nhà nước được thành lập 
ngày 27/05/1995, ngày 12/12/2004 chuyển Công ty sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. 
Là Công ty mẹ của Công ty cổ phần dầu thực vật Tường An theo Quyết định số 175/2004/QĐ-BCN ngày 23 
tháng 12 năm 2004 của Bộ Công nghiệp. Hiện đang nắm giữ 51% vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Dầu thực 
vật Tường An.

CÁC GIAO DỊCH CÓ LIÊN QUAN

Hiện nay Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An có thực hiện mua nguyên liệu với Công ty Dầu thực vật Hương 
liệu Mỹ phẩm Việt Nam (Vocarimex) là Công ty nắm giữ 51% vốn của Công ty.

Việc thực hiện giao dịch với Vocarimex được thực hiện thông qua hợp đồng kinh tế, giá trị thực hiện được thể hiện 
trên Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2008.
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NHÃN HÀNG

DẦU COOKING OIL
Thành phần: Dầu Nành, dầu Palm Olein, dầu Hạt Cải 
(canola oil), dầu Phộng tinh luyện.

Công dụng: Dùng chiên xào, làm bánh, thích  hợp cho 
người an chay.

DẦU VẠN THỌ

Thành phần: Dầu Nành, dầu Palm Olein, dầu Hạt Cải 
(canola oil) tinh luyện.

Công dụng: Dùng chiên xào, làm bánh, thích hợp cho 
người ăn chay.

DẦU NÀNH
Thành phần: Dầu Nành tinh luyện.

Công dụng: Dùng để trộn salad, chiên xào, làm bánh, 
làm gia vị, chế biến các món ăn.
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OMAX

Thành phần: Dầu đậu nành, dầu đậu phộng, dầu 
olein cao cấp, dầu hạt cải tinh luyện.

Công dụng: Dùng chiên xào, làm bánh, trộn salad, 
nước sốt, thích hợp cho người ăn chay, người bệnh 
tim mạch.

DẦU PHỘNG

Thành phần: Dầu phộng tinh luyện

Công dụng: Dùng để trộn salad, làm nước sốt, chiên xào.

DẦU MÈ

Thành phần: Dầu mè tinh luyện

Công dụng: Trộn salad, nước sốt, dùng chiên xào, 
làm bánh.
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NHÃN HÀNG

VIO
Thành phần: Dầu mè, dầu gấc, dầu Omega 3,  
carotence

Công dụng: Bổ sung DHA và các Vitamin A, E tự nhiên 
dành cho lứa tuổi ăn dặm.

SEASON
Thành phần: Dầu nành, dầu Palm Olein cao cấp, dầu 
mè, Vitamin A& D

Công dụng: Dùng để trộn salad, làm nước sốt, chiên xào.

MARGARINE
Thành phần: Dầu nành, dầu phộng, dầu Palm Olein, 
dầu dừa, nước.

Công dụng: Ăn với bánh mì, dùng làm bánh kẹo, chế 
biến cà phê.
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SHORTENING
Thành phần: Palm stearin, dầu nành, dầu Canola, 
dầu cọ, dầu dừa, dầu gòn.

Công dụng: Dùng cho công nghệ chế biến bánh kẹo, 
chiên mì, làm bánh.

OLITA
Thành phần: Dầu Olein và dầu đậu nành tinh luyện.

Công dụng: Dùng để chiên xào, làm bánh và thích 

hợp cho người ăn chay.

OLLIC
Thành phần: Dầu đậu nành, dầu đậu phộng tinh 
luyện, hương tỏi.

Công dụng: Dùng ướp thịt cá, trộn salad, chiên xào, 

thích hợp cho người ăn chay.
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Năm 2008, tuy tình hình kinh tế – xã hội có nhiều biến 
động phức tạp nhưng Tường An vẫn nỗ lực sản xuất 
kinh doanh có lãi và tiếp tục đồng hành với các hoạt 
động xã hội, trợ giúp cộng đồng.

Nhiều hoạt động có ý nghĩa nối tiếp nhau đã được 
Tường An cùng các cơ quan đoàn thể phối hợp thực 
hiện, cụ thể như: 

Phong trào xây dựng “Nếp sống văn minh đô thị” 
theo chủ trương của UBND Tp. Hồ Chí Minh.

Hội thao “Phụ nữ khỏe” quận Bình Thạnh.

Giải Vô địch Quần vợt tỉnh Tây Ninh hưởng ứng 
cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 
gương Bác Hồ vĩ đại”.

Tài trợ sự kiện “Chạo tôm dài nhất Việt Nam” ghi 
vào sách kỷ lục Việt Nam.

Đặc biệt ý nghĩa trong chuỗi những hoạt động cộng 
đồng là chương trình từ thiện, chia sẻ khó khăn trong 
cuộc sống xã hội được Tường An quan tâm thể hiện 
bằng những việc làm hết sức thiết thực: Thăm hỏi, tặng 
quà Tết một số Mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Sóc Trăng, 
ủng hộ “Quỹ tài năng trẻ”...

Bên cạnh đó, các hoạt động mang tính nâng cao kiến 
thức cho người dân:

Tài trợ cung cấp thông tin về bệnh tim mạch trên 
báo Sài Gòn Tiếp Thị.

Hội thi “Kiến thức về giới” tỉnh Long An, chương 
trình truyền hình “Khám phá tuổi thơ”.

Hoạt động tôn vinh những tấm gương tốt phối hợp 
với trường Đại học Sư Phạm Tp. HCM thực hiện 
phong trào “Sinh viên 3 tốt”.

Hoạt động giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ 
phối hợp với trường đại học Tôn Đức Thắng tổ chức 
lễ hội truyền thống HSSV lần 1. 

Thường xuyên cùng với người tiêu dùng, cùng với 
bà con tiểu thương tổ chức các hội thi nấu ăn, cắm 
hoa kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/03, ngày 
Gia đình Việt Nam 28/6, ngày Phụ nữ Việt Nam 
20/10...

Thông qua các hoạt động hướng về cộng đồng, xã hội 
trong điều kiện sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó 
khăn, Tường An đã thể hiện quyết tâm gắn kết hoạt 
động sản xuất kinh doanh của mình với việc nâng cao 
chất lượng cuộc sống, hướng đến sự phát triển của xã 
hội. Đó cũng là một định hướng tích cực trong cộng 
đồng doanh nghiệp Việt Nam.

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

Chung tay vì cộng đồng

Đẳng cấp vượt trội
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Tài trợ chương trình “Siêu thị may mắn“

Tài trợ hội thi “Nét đẹp Sư phạm“Tài trợ hội thao “Phụ nữ khỏe”

Tài trợ hội thi nấu ăn

Tài trợ hội thi “Bếp vàng nội trợ“

Tài trợ hội thi nấu ăn
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CÁC DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NGÀY 23/3/2009 

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

Cơ cấu vốn điều lệ tại ngày 23/03/2009.
Mệnh giá cổ phần là: 10.000 đồng / cổ phần

Thành phần sở hữu
Số cổ phần sở hữu Tỷ lệ (%) 

tăng giảm12/03/2008 Tỷ lệ 23/03/2009 Tỷ lệ
1. Cổ đông nhà nước 9.679.900 51% 9.679.900 51% 0%
2. Cổ đông bên ngoài 3.526.320 18,58% 6.405.810 33,75% 15,17%
3. Cổ đông nước ngoài 5.773.980 30,42% 2.894.490 15,25% -15,17%
Tổng cộng 18.980.200 100% 18.980.200 100%

 

TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (kể cả cổ phần được ủy quyền)

Tên cổ đông
Số cổ phần sở hữu Tỷ lệ so với vốn 

điều lệ
Số cổ phần ủy 

quyền NN27/03/2008 23/03/2009
1. Ông Đoàn Tấn Nghiệp 104.100 104.100 0,55% 3.279.900
2. Ông Đinh Quốc Hưng 10.000 10.000 0,05% 3.200.000
3. Ông Nguyễn Hùng Cường 15.000 15.000 0,08% 3.200.000
4. Ông Dương Tiến Đức - - - -
5. Ông Huỳnh Văn Nhớ 10.670 10.670 0,06% -
Cộng 139.770 139.770 0,74% 9.679.900

 

51%

18,58%

30,42%

2008

51%

18.58%

30.42%

2008

51%15,25%

33,75%

2009

Cổ đông Nhà nước Cổ đông bên ngoài Cổ đông nước ngoài

51%15.25%

33.75%

2009

State shareholder External shareholder Foreign shareholder
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HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM

HÀ GIANG

BẮC KẠN

LẠNG SƠN

TUYÊN QUANG
LÀO CAILAI CHÂU

YÊN BÁI
ĐIỆN BIÊN

SƠN LA
PHÚ THỌ

HÒA BÌNH

THÁI NGUYÊN

VĨNH PHÚC BẮC GIANG

QUẢNG NINH

HẢI PHÒNG

BẮC NINH

HƯNG YÊN
HẢI DƯƠNG

THÁI BÌNHHÀ NAM
NINH BÌNH NAM ĐỊNH

THANH HÓA

NGHỆ AN

HÀ TĨNH

QUẢNG BÌNH

QUẢNG TRỊ

THỪA THIÊN HUẾ

ĐÀ NẴNG

QUẢNG NAM

QUẢNG NGÃI

KON TUM

BÌNH ĐỊNH

GIA LAI

PHÚ YÊN

ÑAÉK LAÊK

KHÁNH HÒA

ĐẮK NÔNG

NINH THUẬN

LÂM ĐỒNG
BÌNH PHƯỚC

BÌNH THUẬN
TÂY NINH

BÌNH DƯƠNG

ĐỒNG NAI

BÀ RỊA
VŨNG TÀU

TP. HCM
TIỀN GIANG

ĐỒNG THÁP
ĐẢO PHÚ QUỐC

LONG AN

AN GIANG

BẾN TRECẦN THƠ
VĨNH LONG

TRÀ VINHHẬU GIANG
SÓC TRĂNG

KIÊN GIANG

QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA

QUẦN ĐẢO HOÀNG SA

BẠC LIÊU

CÀ MAU

CÔN ĐẢO

CAO BẰNG

HÀ NỘI

Với 14 nhóm sản phẩm cùng với nhiều chủng loại 
khác nhau, Tường An khẳng định là một trong 
những Công ty dầu thực vật có sản phẩm đa dạng 
và phong phú với nhiều nhãn hàng được người tiêu 
dùng ưu thích và khẳng định được thương hiệu như: 
Cooking, Vạn thọ, Dầu nành, Dầu mè, Margarine, 
Dầu dừa, Dầu Omax, Dầu ViO, Dầu Season, Dầu 
phộng..., đặc biệt nhãn hàng ViO là một trong 
những sản phẩm giàu chất dinh dưỡng dành cho 
trẻ em.

Công ty tiếp tục khai thác tối đa ưu thế của những 
nhóm sản phẩm này và áp dụng quy trình ISO: 
9001 2000 và GMP - HACCP xuyên suốt để đảm 
bảo quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm của 
Công ty.

Trong năm 2008 với mục đích quảng bá thương 
hiệu, bên cạnh các kênh phân phối truyền thống, 
Tường An tiếp tục phát triển mạnh các kênh phân 
phối hiện đại như siêu thị, cửa hàng tiện lợi và 
kênh Horeca. Ngoài ra, Tường An còn tăng cường 
bán hàng trực tiếp cho công nhân viên ở các khu 
công nghiệp, khu chế xuất vào các ngày lễ lớn như 
2/9, 30/4, Tết dương lịch 1/1 và Tết Âm lịch hằng 
năm.
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KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Mở rộng thị trường tiêu dùng nội địa và thị trường xuất 
khẩu bằng những chính sách bán hàng phù hợp với 
tình hình chung của thị trường. Đưa Nhà máy Dầu Phú 
Mỹ vào hoạt động và khai thác có hiệu quả trong năm 
2009 và những năm tiếp theo nhằm đáp ứng đủ nhu 
cầu tiêu thụ sản phẩm của Công ty ngày càng tăng.

Nâng cao vai trò của marketing trong việc định hướng 
chiến lược cho hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty nhằm tạo được sự nhận biết sản phẩm của 
Công ty nhiều hơn trong tương lai thông qua các hoạt 
động cộng đồng, quảng cáo, tổ chức các sự kiện, 
truyền thông nhằm chuyển tải hình ảnh thương hiệu và 
các sản phẩm của Công ty đến với người tiêu dùng.

Nâng cấp, phát triển hệ thống phân phối và lực lượng 
bán hàng chuyên nghiệp. Xây dựng hệ thống quản lý 
kênh phân phối của Tường An ngày càng chặt chẽ và 
hiệu quả nhằm cung cấp thông tin một các nhanh nhất 

đến ban lãnh đạo công ty để đưa ra các chính sách 
bán hàng có hiệu quả.

Nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn cho cán 
bộ công nhân viên của Công ty, phát triển nguồn nhân 
lực tại chỗ và thu hút nhân tài từ bên ngoài, áp dụng 
hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn GMP 
– HACCP và tiêu chuẩn ISO: 9001 2000 và các hệ 
thống quản lý tiên tiến khác.

Hoàn thiện hơn nữa hệ thống quản lý các nguồn lực 
doanh nghiệp (ERP: Enterprise Resources Planning) 
hiện có, hoàn thiện quy trình quản lý một cách tối ưu 
và kiểm soát các quy trình một cách chặt chẽ để giảm 
thiểu rủi ro có thể xảy ra các sai sót trong việc cung 
cấp thông tin giữa các bộ phận có liên quan làm ảnh 
hưởng đến hoạt động của Công ty đồng thời nâng cao 
tính kiểm soát của hệ thống trong việc thực thi các quy 
trình nghiệp vụ.

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Stt Chỉ tiêu Kế hoạch 2009 Thực hiện 2008 So với 2008 (%)

1 Sản lượng tiêu thụ (tấn) 162.000 127.746 126,81%

2 Doanh thu 2.755 2.960 93,07%

3 Lợi nhuận trước thuế 50 14,34 348,68%

4 Cổ tức 16% 20% 80%

Đvt: tỷ đồng
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Tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, nhằm tạo ra những 
sản phẩm có chất lượng dinh dưỡng cao, đảm bảo an 
toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng 
ngày càng cao của khách hàng và có tỷ lệ lợi nhuận 
cao nhằm tối đa hoá lợi nhuận.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giảm chi phí trong 
hoạt động sản xuất kinh doanh để nâng cao năng lực 
cạnh tranh, gắn hiệu quả với chi phí thực hiện.

ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ
Hoàn thiện và đưa vào sử dụng hiệu quả dự án đầu tư 
mới Nhà máy Dầu Phú Mỹ tại Khu Công nghiệp Phú 
Mỹ 1, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đồng 
thời hoàn thành việc di dời nhà máy Dầu Tường An.

Đầu tư mới dây chuyền chiết dầu chai tự động cho 
Nhà máy dầu Phú Mỹ với công suất 20.000 chai/giờ 
để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với sản phẩm 
dầu chai của Công ty trong năm 2009 và những năm 
tiếp theo, khai thác có hiệu quả dây chuyền tinh luyện 
600 tấn/ngày của Nhà máy dầu Phú Mỹ.

Tiếp tục lập phương án và tìm kiếm đối tác liên doanh, 
liên kết cho việc sử dụng Lô đất 16/5 và 48/5 Phan 
Huy Ích, P.15, Q. Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh 
sau khi di dời Nhà máy dầu Tường An.
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Sau những thử thách phong ba, sự tinh tế 
ngày càng được chắt lọc hoàn hảo.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 
năm 2008 về việc phê duyệt danh sách các công ty 
kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán báo cáo tài 
chính của Công ty trong năm 2008, Hội đồng quản 
trị đã chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C) 
thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 
tài chính 2008.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C)
229 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Tel 	 : (84-8) 3827 2295
Fax 	 : (84-8) 3827 2300
Website	: www.auditconsult.com.vn
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BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2008
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN 

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Công ty 
cổ phần Dầu thực vật Tường An gồm: Bảng cân đối kế toán tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2008, Báo cáo 
kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính kết thúc cùng 
ngày, được lập ngày 26 tháng 02 năm 2009, từ trang 55 đến trang 61 kèm theo.

Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của 
Kiểm toán viên là đưa ra ý kiến về các báo cáo này dựa trên kết quả công việc kiểm toán.

CƠ SỞ Ý KIẾN
Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu 
công việc kiểm toán phải lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các Báo cáo tài chính không còn 
chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử 
nghiệm cần thiết, kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân 
thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước 
tính và xét đoán quan trọng của Ban Tổng Giám đốc cũng như cách trình bày tổng thể Báo cáo tài chính. Chúng tôi 
tin rằng công việc kiểm toán đã cung cấp những cơ sở hợp lý cho ý kiến của Kiểm toán viên.

Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 đã được kiểm toán bởi công 
ty kiểm toán khác. Kiểm toán viên của công ty kiểm toán này đã đưa ra Báo cáo kiểm toán vào ngày 25 tháng 01 
năm 2008 có dạng ý kiến chấp nhận toàn bộ.

GIỚI HẠN VỀ PHẠM VI KIỂM TOÁN
Chúng tôi không thực hiện các thủ tục kiểm toán đối với các công trình đầu tư xây dựng theo các quy định về 
quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nhằm đưa ra ý kiến về giá trị quyết toán vốn đầu tư của công trình xây dựng cơ 
bản hoàn thành liên quan đến Nhà máy dầu Phú Mỹ do không thuộc phạm vi của việc kiểm toán Báo cáo tài 

Kính gửi:   CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Theo ý kiến chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề trên, các Báo cáo tài chính đề 
cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của 
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2008, kết 
quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, 
đồng thời phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành 
và các quy định pháp lý có liên quan.

Ý kiến của kiểm toán viên Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C) 

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
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chính. Do đó, chúng tôi không thể đưa ra ý kiến về giá trị các công trình xây dựng cơ bản chưa được quyết toán 
đang phản ánh trên khoản mục “Tài sản cố định” và “Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang” trên bảng cân 
đối kế toán của Công ty.

Như thuyết minh IV.13 đã nêu “Theo công văn số 546/CT- TTHT năm 2009 về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh 
nghiệp của Cục Thuế TP. HCM đối với Tổ chức niêm yết chứng khoán lần đầu thì Bộ Tài chính đang nghiên cứu 
để có hướng dẫn cụ thể đối với Công ty cổ phần có chứng khoán niêm yết tại các Trung tâm giao dịch chứng 
khoán trước ngày 01 tháng 01 năm 2007”. Vấn đề này hiện nay vẫn chưa có quyết định cuối cùng của cơ quan 
chức năng, nên trong năm Công ty đã tạm thời ghi nhận tăng nghĩa vụ nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước và 
giảm nguồn quỹ đầu tư phát triển mà trước đó Công ty đã trích lập từ lợi nhuận sau thuế từ khoản ưu đãi giảm 
thuế từ niêm yết chứng khoán.

CÁC VẤN ĐỀ CHƯA THỐNG NHẤT
Như thuyết minh số VI.4 “Chi phí hoạt động tài chính”đã nêu“Trong năm, do tỷ giá USD/VNĐ biến động bất 
thường nên có trường hợp Công ty thanh toán theo tỷ giá thực tế do nhà cung cấp mua được từ Ngân hàng thay 
vì tỷ giá mua niêm yết. Nên dẫn đến phát sinh tăng chi phí tài chính trong năm là 9.854.981.082 VND.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2009

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
BÙI VĂN KHÁ 							       HỒ VĂN TÙNG
Phó Tổng Giám đốc						      Kiểm toán viên
Số chứng chỉ KTV: Đ.0085/KTV					     Số chứng chỉ KTV: Đ.0092/KTV

BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2008
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN 

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (tiếp theo)
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TÀI SẢN Mã  
số 

Thuyết 
 minh Số cuối năm Số đầu năm

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 405.553.619.501 601.396.272.556 
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.1 80.084.126.763 364.228.585.799 
1. Tiền 111 58.084.126.763 78.473.585.799 
2. Các khoản tương đương tiền 112 22.000.000.000 285.755.000.000 
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.2 - 50.000.000.000 
1. Đầu tư ngắn hạn 121 - 50.000.000.000 
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 - - 
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 29.147.485.020 28.186.656.195 
1. Phải thu khách hàng 131 V.3 24.684.014.480 23.492.419.644 
2. Trả trước cho người bán 132 V.4 4.241.008.629 603.390.921 
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 

4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng 
xây dựng 134 - - 

5. Các khoản phải thu khác 135 V.5 222.461.911 4.090.845.630 
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 - - 
IV. Hàng tồn kho 140 269.483.855.775 151.885.292.016 
1. Hàng tồn kho 141 V.6 277.185.661.974 151.885.292.016 
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V.7 (7.701.806.199) - 
V. Tài sản ngắn hạn khác 150 26.838.151.943 7.095.738.546 
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 V.8 877.986.705 365.188.263 
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152 16.003.142.081 6.730.550.283 
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.9 9.935.856.157 - 
4. Tài sản ngắn hạn khác 158 V.10 21.167.000 - 
B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 281.411.535.062 235.665.133.108 
I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212 - - 
3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 
4. Phải thu dài hạn khác 218 - - 
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 - - 
II. Tài sản cố định 220 275.710.069.142 225.499.001.268 
1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.11 135.286.691.122 44.431.510.612 

Nguyên giá 222 273.469.437.547 164.665.945.891 
Giá trị hao mòn lũy kế 223 (138.182.746.425) (120.234.435.279)
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Stt TÀI SẢN Mã  
số

Thuyết 
 minh Số cuối năm Số đầu năm

2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - 
Nguyên giá 225 - - 
Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 

3. Tài sản cố định vô hình 227 V.12 20.681.117.732 21.323.340.757 
Nguyên giá 228 23.808.897.338 23.808.897.338 
Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3.127.779.606) (2.485.556.581)

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.13 119.742.260.288 159.744.149.899 
III. Bất động sản đầu tư 240 - - 

Nguyên giá 241 - - 
Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - 

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.14 1.610.400.000 1.984.000.000 
1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 
3. Đầu tư dài hạn khác 258 1.884.000.000 1.984.000.000 
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 (273.600.000) - 
V. Tài sản dài hạn khác 260 4.091.065.920 8.182.131.840 
1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.15 4.091.065.920 8.182.131.840 
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 
3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 686.965.154.563 837.061.405.664 

NGUỒN VỐN Mã  
số 

Thuyết 
 minh Số cuối năm Số đầu năm

A - NỢ PHẢI TRẢ 300 377.703.884.991 475.621.134.390 
I. Nợ ngắn hạn 310 299.226.673.296 394.820.922.371 
1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.16 23.104.000.000 22.651.230.761 
2. Phải trả người bán 312 V.17 238.126.976.383 316.246.824.986 
3. Người mua trả tiền trước 313 V.18 4.541.686.118 3.990.721.615 
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.19 3.826.437.320 4.647.300.814 
5. Phải trả người lao động 315 V.20 19.351.957.943 25.376.686.819 
6. Chi phí phải trả 316 V.21 323.502.947 - 
7. Phải trả nội bộ 317 - - 
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 - - 
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Stt NGUỒN VỐN Mã  
số

Thuyết 
 minh Số cuối năm Số đầu năm

9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.22 9.952.112.585 21.908.157.376 
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 - - 
II. Nợ dài hạn 330 78.477.211.695 80.800.212.019 
1. Phải trả dài hạn người bán 331 - - 
2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 - - 
3. Phải trả dài hạn khác 333 V.23 60.000.000 160.000.000 
4. Vay và nợ dài hạn 334 V.24 78.154.012.677 80.463.022.791 
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 - - 
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 V.25 263.199.018 177.189.228 
7. Dự phòng phải trả dài hạn 337 - - 
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 309.261.269.572 361.440.271.274 
I. Vốn chủ sở hữu 410 V.26 306.854.784.497 353.840.289.491 
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 189.802.000.000 189.802.000.000 
2. Thặng dư vốn cổ phần 412 - - 
3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 - - 
4. Cổ phiếu quỹ 414 - - 
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 - - 
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 - - 
7. Quỹ đầu tư phát triển 417 62.931.262.421 77.746.903.190 
8. Quỹ dự phòng tài chính 418 8.102.230.959 8.102.230.959 
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 466.787.975 - 

10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 45.552.503.142 78.189.155.342 
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 421 - - 
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 2.406.485.075 7.599.981.783 
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431 V.27 2.406.485.075 7.599.981.783 
2. Nguồn kinh phí 432 - - 
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 433 - - 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 686.965.154.563 837.061.405.664 
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TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2009

	 VŨ ĐỨC THỊNH					     HÀ BÌNH SƠN
	 Kế toán trưởng						      Tổng giám đốc

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Stt CHỈ TIÊU Thuyết 
 minh Số cuối năm Số đầu năm

1. Tài sản thuê ngoài - - 
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công 61.210.000 708.708.000 
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược - - 
4. Nợ khó đòi đã xử lý - - 
5. Ngoại tệ các loại: -   -   

Dollar Mỹ (USD) 37.590,33 117.800 
Euro (EUR) 535 535 
Dollar Singapore (SGD) - - 
Yên Nhật (¥) - - 
Dollar Úc (AUD) - - 
Bảng Anh (£) - - 
Dollar Canada (CAD) - - 
... - - 

6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án - - 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008
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TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2009

	 VŨ ĐỨC THỊNH					     HÀ BÌNH SƠN
	 Kế toán trưởng						      Tổng giám đốc

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Stt CHỈ TIÊU Mã  
số

Thuyết 
 minh Năm nay Năm trước

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.1 2.993.016.524.094 2.555.894.573.554 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 33.338.781.725 1.666.269.062 

3. Doanh thu thuần về bán hàng 
và cung cấp dịch vụ 10 VI.1 2.959.677.742.369 2.554.228.304.492 

4. Giá vốn hàng bán 11 VI.2 2.804.702.551.292 2.342.189.229.760 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng 
và cung cấp dịch vụ 20 154.975.191.077 212.039.074.732 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.3 30.275.353.140 23.675.464.019 

7. Chi phí tài chính 22 VI.4 50.381.508.885 1.235.120.994 

Trong đó: chi phí lãi vay 23 1.863.889.032 - 

8. Chi phí bán hàng 24 VI.5 104.049.988.760 80.477.776.492 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 VI.6 27.093.400.903 28.771.581.375 

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 3.725.645.669 125.230.059.890 

11. Thu nhập khác 31 VI.7 10.618.391.591 511.406.747 

12. Chi phí khác 32 VI.8 3.636.364 29.021.843 

13. Lợi nhuận khác 40 10.614.755.227 482.384.904 

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 14.340.400.896 125.712.444.794 

15. Chi phí thuế thu nhập 
doanh nghiệp hiện hành 51 VI.9 2.502.320.699 - 

16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 - - 

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 11.838.080.197 125.712.444.794 

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 VI.10 624 6.623
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Stt CHỈ TIÊU Mã  
số

Thuyết  
minh Năm nay Năm trước

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 01 14.340.400.896 125.712.444.794 
2. Điều chỉnh cho các khoản:
- Khấu hao tài sản cố định 02 VI.11&12 18.966.278.163 11.608.594.666 
- Các khoản dự phòng 03 VI.7&14 7.975.406.199 - 

- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực 
hiện 04 VI.4 3.105.325.477 (54.750.633)

- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (23.405.019.648) (15.947.340.272)
- Chi phí lãi vay 06 VI.4 1.863.889.032 - 

3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay 
đổi vốn lưu động 08 22.846.280.119 121.318.948.555 

- Tăng, giảm các khoản phải thu 09 (23.024.157.669) (4.502.281.774)
- Tăng, giảm hàng tồn kho 10 (125.300.369.958) (36.803.677.498)
- Tăng, giảm các khoản phải trả 11 (89.657.087.304) 126.117.090.594 
- Tăng, giảm chi phí trả trước 12 3.578.267.478 6.039.612.021 
- Tiền lãi vay đã trả 13 (12.661.167.645) (5.298.034.746)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 V.19 (30.619.892.124) - 
- Tiền thu  khác từ hoạt động kinh doanh 15 206.907.600 - 
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 16 (8.012.052.081) (4.178.542.900)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (262.643.271.584) 202.693.114.252 
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định 
và các tài sản dài hạn khác 21 (58.056.564.477) (98.443.680.914)

2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố 
định và các tài sản dài hạn khác 22 VI.7 419.090.909 21.818.182 

3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của
đơn vị khác 23 - (50.000.000.000)

4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ 
của đơn vị khác 24 50.000.000.000 -

5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác 25 - - 
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác 26 100.000.000 130.000.000.000 
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 25.819.642.628 15.947.340.272 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30  8.282.169.060   (2.474.522.460)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
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Stt CHỈ TIÊU Mã  
số 

Thuyết  
minh  Năm nay Năm trước

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận 
góp vốn của chủ sở hữu 31 - - 

2.
Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở 
hữu, mua lại cổ phiếu của doanh 
nghiệp đã phát hành

32 - - 

3. Tiền vay ngắn hạn, 
dài hạn nhận được 33 V.24 20.794.989.886 71.698.909.921 

4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 V.16    (22.651.230.761)          (200.000.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 - - 

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả 
cho chủ sở hữu 36 V.26    (37.960.400.000)     (22.776.240.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ 
hoạt động tài chính 40 (39.816.640.875)      48.722.669.921 

Lưu chuyển tiền thuần trong năm 50 (284.177.743.399) 248.941.261.713 

Tiền và tương đương tiền đầu năm 60 V.1 364.228.585.799 115.278.641.919 
Ảnh hưởng của thay đổi
 tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 33.284.363 8.682.167 

Tiền và tương đương tiền cuối năm 70 V.1 80.084.126.763 364.228.585.799 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2009

	 VŨ ĐỨC THỊNH					     HÀ BÌNH SƠN
	 Kế toán trưởng						      Tổng giám đốc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (tiếp theo)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008

Thuyết minh báo cáo tài chính xem tại website www.tuongan.com.vn hoặc www.hsx.vn
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Sự tinh tế chắt lọc hoàn hảo

Hội thao kỷ niệm 30 năm thành lập công ty

Phát biểu của Khách hàng tại HNKH 2009

Phát biểu của Tổng Giám Đốc tại HNKH 2009 

Đại hội đồng Cổ đông 2008



63
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Topfive ngành hàng thực phẩm, Top 100 thương 
hiệu mạnh. 

Top 100 thương hiệu dẫn đầu Hàng Việt Nam Chất 
lượng cao 2007 (do bạn đọc báo Sài gòn tiếp thị 
bình chọn).

Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công nghiệp (Nay là 
Bộ Công thương) liên tục từ các năm 1987 đến 
1997 và các năm 2000, 2003, 2004, 2006, 2007, 
2008.

Cờ thi đua xuất sắc của thành phố Hồ Chí Minh 
liên tục từ năm 1986 đến 1999 và các năm 2000,  
2002, 2005.

Cờ thi đua của Chính phủ năm 1998, 2001, 
2005.

Huân chương Lao động các hạng gồm: Hạng ba 
1986 - 1990, Hạng hai 1991 - 1995 và Hạng nhất 
1996 – 2000.

Topten Hàng tiêu dùng Việt Nam được ưa thích nhất 
từ năm 1994 đến năm 1999 (Do bạn đọc báo Đại 
Đoàn kết bình chọn). 

Giải thưởng “Hàng Việt Nam chất lượng – Uy tín” 
do báo Đại đoàn kết tổ chức dành cho các đơn vị 
đạt 5 năm liền Topten.

Giải thưởng sao vàng Đất việt năm 2004, 2006, 
2007, 2008 do Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt 
Nam bình chọn.

Thương hiệu mạnh năm 2004, 2005, 2008 do Thời 
báo kinh tế Việt Nam bình chọn.

Thương hiệu hàng đầu Việt Nam tại Festival thương 
hiệu Việt năm 2004.

Nhãn hiệu nổi tiếng quốc gia 2007, 2008 (Hội Sở 
hữu Trí tuệ Việt Nam).

Cúp vàng Thương hiệu – Nhãn hiệu lần II năm 
2007.

Thương hiệu chứng khoán uy tín và Công ty cổ phần 
hàng đầu Việt Nam lần 1 năm 2007 – 2008 do 
hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam (VASB) 
tổ chức.

Doanh nghiệp tiêu biểu trên TTCK Việt Nam năm 
2008 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức.

Hàng Việt nam chất lượng cao từ năm 1997 đến 
năm 2009.
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Nhà máy dầu Tường An
48/5 Phan Huy Ích, Phường 15, 
Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
ÑT: (08) 3 8153 972	 Fax: (08) 3 8153 649

Nhà máy Dầu Phú Mỹ
Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, 
Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nhà máy Dầu Phú Mỹ
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Nhà máy dầu Vinh
135 Nguyễn Viết Xuân, Phường Hưng Dũng, 
Tp. Vinh, Nghệ An.
ÑT: (038) 3 833 898	 Fax: (038) 3 835 353

Chi nhaùnh Mieàn Baéc
916 Bạch Đằng, Phường Thanh Lương, 
Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.
ÑT: (04) 3 984 3404	 Fax: (04) 3 984 3403

Chi nhaùnh Mieàn Trung
65 Thái Phiên, Phường Phước Ninh, 
Quận Hải Châu, Tp.  Đà Nẵng.
ÑT: 0511 3 565 299	 Fax: 0511 3 565 300

Văn phòng đại diện Miền Tây
218/44C Trần Hưng Đạo, Phường An Nghiệp, 
Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ.
ÑT: (071) 3 831 818	 Fax: (071) 3 833 846
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Granted by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on 27 September 
2004. The first amended business registration certificate was granted on 03 April 2006 and the 
second amended business registration certificate was granted on 28 May 2007.

TUONG AN VEGETABLE OIL JOINT STOCK COMPANY 
(TUONG AN OIL)

English name:
Transaction name:

Security code:
Listing:

Head office:

Tel:

Fax: 

Website:

Prescribed capital:

Business registration certificate No.:

TUONG AN VEGETABLE OIL JOINT STOCK COMPANY
TUONG AN OIL
TAC
HOSE
48/5 Phan Huy Ich Street, Ward 15, 
Tan Binh District, Ho Chi Minh City.
(84.8) 3815 3972
(84.8) 3815 3941
(84.8) 3815 3950
(84.8) 3815 1102
(84.8) 3815 3649
(84.8) 3815 7095
www.tuongan.com.vn

VND 189,802,000,000 (One hundred eighty nine billion, 
eight hundred and two million Vietnam dong).
4103002698
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In such as severe environment, the 
striving effort for existence is a vital factor.
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Ladies and gentlemen!
The year 2008 has ended with full of difficulties and 
challenges due to the impacts of the global financial crisis. 
The growth rate of Vietnamese economy only reached 
6.23% while the inflation rate was high at 22.97%. 
The nation consumption has considerably declined. 
The materials prices have also experienced unexpected 
fluctuations causing  negative impacts on the operation 
of local enterprises.  In such a context, Tuong An is not 
an exception.
In respect of management, in the year 2008, the 
company has developed its business strategy and carried 
out plans on financial and accounting works, personnel 
management, project management, etc. All these efforts 
aim at further improving management competence 
and successfully delivering the strategic targets. With 
our enduring efforts in innovation and our valuable 
contributions to development of the country and society 
during the past years and especially, in the year 2008, 
Tuong An continues receiving various awards representing 
high appreciation and recognitions from the communities 
towards the company. The most persuasive evidences for 
this endorsement are some prestigious awards granted 
to us, such as “High-quality products of Vietnam”, 
“Vietnam’s Golden Star”, “Strong trademark”, “Well-
known trademark”, “Flag for excellent performance” 
awarded by the Ministry of Trade and Commerce, 
“Reliable securities brand” and “The leading joint stock 
company in Vietnam” and “Outstanding business on the 
stock market of Vietnam in the year 2008”.
At the end of 2008, Tuong An’s new Phu My Vegetable Oil 
Factory commenced its operation. The factory is equipped 
with advanced equipment and technology of European 
standards. The company has also step by step removed 
equipments from Tuong An Vegetable Oil Factory to 
Phu My Vegetable Oil Factory. The completion of Phu 
My Vegetable Oil Factory has enabled the company to 
triple its production capacity, and accomplish its product 
quality management system in consistence with the ISO 
9001:2000 and GMP HACCP accreditation standards, 
and most importantly, to satisfy the increasing demands 
of our customers.
We believe that people are the most valuable assets of the 
company. Therefore, our company always puts priority to 
develop and strengthen the human resources, especially, 
the high-quality personnel to realize the strategic goals 

for the company’s long-term development. At Tuong An, 
we always encourage and create opportunities for our 
employees and staff to improve their professionalism,  
knowledge and management skills. We also focus 
on setting up an active and energetic working style, 
developing a friendly working environment, where 
our  employees can be proud that they are working for 
Tuong An. The standards of corporate culture are also 
developed at Tuong An for the purpose of turning the 
company to the leading one in the vegetable oil industry 
as well as expanding our operation in other areas in order 
to increase the values of the company and maximizing 
profits to our shareholders.
I have a strong belief that with the profound experiences 
in the field of producing and trading vegetable oil, the 
enduring efforts of the Board of Management and 
Executive Officers in combination with the strong support 
from local authorities, business partners, customers and 
shareholders, Tuong An will perform successfully the 
business plan for the year 2009. Tuong An will also 
improving continue its management system, developing 
brand recognition, market  expansion and enhance its 
distribution network to realize the purposes of expanding 
market share, business values, protecting and maximizing 
profits to our shareholders and benefiting the society.
On behalf of the Board of Management and the Executive 
Officers, I would like to express my sincere gratitude to our 
customers, shareholders, our business partners and local 
authorities for their trust and kind supports contributing to the 
success of Tuong An during the past years and in the coming 
years. I also would like to thank all Tuong An’s employees 
for their great efforts and remarkable contributions to the 
sustainable development of Tuong An in the past years and 
for its bright future in the coming years.

Best regards!

DOAN TAN NGHIEP 

Chairman

With proven track records during its 32 years operating in the vegetable oil 
industry in Vietnam and experience during 5 years post equitization, the business 
performance achieved during the past years have formed a strong foundation and 
great encouragement for Tuong An to overcome and conquer the existing difficulties 
and barriers to further develop in the future. With the ultimate goal of becoming 
one of the leading companies in the local vegetable oil industry, we have 
implemented the right investment strategies such as investing in new Phu My 
Vegetable Oil Factory, continuing product diversification and quality improvements.

MESSAGE FROM CHAIRMAN 
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BUSINESS FUNCTIONS
Producing, trading, importing, and exporting products 
from edible oils, animal fats, oil-rich seeds, coconut 
agar; manufacturing, trading all kinds of packages; 
trading, importing and exporting machineries, equipments, 
materials and supplies serving the oil production and 
processing industry; spaces and workshops leasing; 
producing, trading all kinds of food seasonings (not 
at the head office); producing, trading all kinds of 
instant foodstuffs (noodles, soft noodles, noodle soup, 
rice pancake, instant porridge); acting as trading and 
depositing agent; operation in entertainment areas (not 
at the head office); organizing cultural activities; real-
estate business (building houses for sales or for lease).

OPERATION PERFORMANCE 
The global financial and economic crisis has significant 
impacts on the growth of our economy. The declince 
consumer demand has negatively impact on the 
company’s sales. Whilst the competition in this field has 
become more intensified. Besides, the raw material prices  
also experienced dramatic fluctuations in conjunction 
with unexpected change in VND/USD exchange rate.  
The high interest rate also led to increasing interest 
expenses on our borrowing fund, the company’s investment 
in construction works and operation (at specific periods 
of time, the interest rate rocketed to 21%/year).

Through the combination of long time experience in vegetable oil industry and the enduring 
efforts of all our employees  as well as our recognized brand and product diversification strategies, 
Tuong An Company has tried its best to overcome those difficulties, expanding its market share, 
providing our retail and industrial  customers  with high-quality products and services to ensure 
our sustainable  performance. 

DEVELOPMENT PROCESS

Before 1975, Tuong An was a 
small entity producing cooking 
oil, called Tuong An Company, 
which was owned by a Chinese 
man. After the liberalization on 
30 April 1975, this entity was  
nationalized  then renamed  as  
Tuong An Cooking Oil State - 
Owned Enterprise.

The company’s 18,980,200 
shares were approved  to list on 
Ho Chi Minh Stock Exchange on 
06  December 2006.
The company’s shares was 
officially listed on Ho Chi 
Minh Stock Exchange from 26 
December 2006.

On 20 November 1977, the Ministry 
of Food and Foodstuff issued Decision 
No. 3008/LTTP-TC, transforming 
Tuong An Cooking Oil State-owned 
Enterprise to State-owned Industrial 
Enterprise under the direct management 
of the Southern Vegetable Oil Company 
and then later  belonging  to the 
National Company for Vegetable 
Oil, Aromas and Cosmetics of Vietnam 
(Vocarimex).

Tuong An Vegetable Oil Factory 
was equitized pursuant to Decision 
No. 42/2004/QD-BCN dated 4 
June 2004 of the Ministry of 
Industry. On 01 October 2004, 
it  officially became Tuong An 
Vegetable Oil Joint Stock Company 
with prescribed capital of VND 
189, 802,000,000.

In November 2008, the company’s 
new Phu My Vegetable Oil Factory 
was officially put into operation. 
This is one of the factories in the 
country with high production 
capacity and equipped with 
modern technology, that enables  
the company to meet the increasing 
demands for cooking oil 
throughout the country.

1975 1977 2004 2006 2008
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STRENGTHS 

Intensive experiences in producing and trading 
vegetable oil.
Nation wide recognition of our reliable brand 
“Tuong An” with trademark of “Red elephant”  
Established nation wide distribution network. 
Being the first vegetable oil company listed on stock 
exchange.
Official commencement of Phu My Vegetable Oil 
Factory since November 2008, tripling the company’s 
production capacity.
Teams of devoted, experienced and qualified staff.

OPPORTUNITIES.
According to World Health Organization (WHO), 
the average vegetable oil of vegetable oil per capita 
is still very low implying a huge growth potential.
Increase in disposable income and improved living 
standards driving consumer to move to  vegetable 
oil instead of animal fat.
Production capacity increases when Phu My Vegetable 
Oil Factory comes into stable operation.
Lower interest rate will better facilitates our operation.
Stock market development will create opportunities 
for  mobilizing capital when in need.

WEAKNESSES.
Increases in depreciation and interest expenses 
upon the official operation of Phu My Vegetable Oil 
Factory.
Increases in transportation expenses since Phu My 
Vegetable Oil Factory is far from distribution center 
and suppliers of materials and packages.
Poor packaging designs lagging behind market 
trend.
Business functions having not been diversified.
Limited marketing activities.
New personnel not meeting  our qualification 
requirements.

THREATS.
Economic recession, local and global financial crisis 
have negatively affected  Consumer demand.
High inflation rates also reduce  purchase .
Input materials cannot be controlled since most of 
these are imported.
Unability to control raw material prices due to heavy 
reliance on imports. .
The growth rate of vegetable oil production is faster 
than market demand 
Export of vegetable oil is facing difficulties.
Intensified competition from potential competitors 
when Vietnam becomes an official member of 
World Trade Organization
.

A bursting vitality 

ANALYZING S.W.O.T (Strength – Weakness – Opportunity – Threat)



Overall power is formed from 
combination of single values 



Overall power is formed from 
combination of single values 
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THE BOARD OF MANAGEMENT 4. Mr. DUONG TIEN DUC
Member

5. Mr. HUYNH VAN NHO
Member

1. Mr. DOAN TAN NGHIEP 
Chairman

2. Mr. NGUYEN HUNG CUONG
Member

3. Mr. DINH QUOC HUNG
Member

4      5      1      3     2
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3. Ms. NGO BACH MAI
Member

1. Mr. VAN TICH VINH
Chief Controller

2. Mr. NGUYEN DUC THUYET
Member

CONTROL BOARD 

2                   1          3
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CHIEF ACCOUNTANT

1      2

Mr. VU DUC THINH

1. Mr. HA BINH SON
General Director

2. Mr. NGUYEN VAN LUNG
Deputy General Director

THE DIRECTORS
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1. Mr. DUONG TIEN DUC
Manager

2. Mr. NGUYEN TUAN
Deputy Manager

THE PROJECT MANAGEMENT UNIT
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IMPORTANT EFFECTS ON BUSINESS OPERATION 

In 2008, business operation is under effects of the 
following factors:

The global financial and economic crisis has significant 
effect on Vietnam’s development.

Growth rate of GDP of Vietnam in 2008 is much lower 
than that in 2007 and only reaches 6.23%.

World prices of vegetable oil raw materials  rose sharply  
and remained  high from the beginning to the mid  2008. 
Then the prices saw a sharp fall by 60% compared with 
the highest prices.

The Vietnam’s accession the World Trade Organization 
(WTO), on one hand creates valuable opportunities to 
companies, and but on the other hand, brings in many 
external competitors.

The high inflation rate in 2008 was 22.97% in conjunction 
with economic recession leading to a decline in 
consumption, purchasing power decrease together 
with the economic recession.

The slump of Vietnamese stock market  in respects of 
number of transactions and values of shares by 70% in 
comparison with that in  2007.

The significant rise in crude oil price has also led to 
hiking prices of our input materials.

Changes in personnel also had unfavorable impact  on 
the company’s operation.

The removals of some production lines from Tuong An 
Vegetable Oil Factory to Phu My Vegetable Oil Factory 
somehow interrupted our operation  for some period of time.

SIGNIFICANT CHANGES IN 2008

Completion of stage 1 of  “Construction of Phu My 
Vegetable Oil Factory and removal one part of Tuong 
An Vegetable Oil Factory” project, Phu My Vegetable 
Oil Factory has officially commenced its operation  in 
November 2008, tripling  our total production capacity 
to 850 tons/day.

New appointment of two new members to the of Board 
of Management  to replace for  two members  who 
had resigned.

General Director and Deputy General Director were 
appointed in accordance with  the decision made by 
the Board of Management.

Phu My Vegetable Oil Factory was established and 
Director of this Factory was appointed.

OUTLOOK AND CHALLENGES IN 2009

2009 GDP growth rate  is estimated to be 6%, the living 
standard of people continues to  improve, the demands 
for vegetable oil in industrial production may recover. 
This will create the opportunity for the company to utilize 
the increased  capacity of its machinery and equipment 
effectively.

The Government’s stimulus package is taking its effects  
and would assist  the company to expand its market 
and increase output.

When Phu My Vegetable Oil Factory come into stable 
operation, the company will have ability to develop premium 
products, satisfying the increasing demands of customers. 
The company’s development strategies is compatible with 
orientation of vegetable oil industry in Vietnam.

Phu My Vegetable Oil Factory is put into operation in 2008

REPORT OF THE BOARD OF MANAGEMENT
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The financial and economic crisis still causes material 
effects on the social and economic life and leads to a 
decline in consumption need.

The competition between companies operating in 
vegetable oil industry is becoming more s intensified.

VND/USD exchange rate is expected to continue 
fluctuating.

The changes in vegetable oil raw material prices  have 
considerable affects on the company’s business operation.

The company’s human resource has not met the 
increasing development requirements of the company.

CORPORATE GOVERNANCE

ORGANIZATION

The company successfully organized the irregular 
Shareholder’s Meeting on 10 September 2008. This 
meeting approved the appointment of two new members 
of the Board of Management since there were two 
members resigned on 01 June 2008. At this meeting, 
the appointment of Ms. Dang Thi Thu as General 
Executive Director of the company by the Board of 
Management also was approved.

In the year 2008, the Board of Management also 
appointed General Executive Director and Deputy 
General Executive Director. 

The appointment of Director and the organization of 
management structure for Phu My Vegetable Oil Factory 
were also approved, facilitating the stable operation of 
this factory.

INVESTMENTS

The first stage  of “Construction of Phu My Vegetable 
Oil Factory and removal one part of Tuong An 

Vegetable Oil Factory” project has been completed. 
Phu My Vegetable Oil Factory commenced  operation 
since November 2008, increasing the company’s total 
capacity to 850 tons/day.

The second stage of the above project includes 
waste water treatment station and removal of Tuong 
An Vegetable Oil Factory to Phu My.

Carry out feasible study for the installation of  an automatic 
lip-nipping line with capacity of 15,000 - 20,000 
bottles/hour to meet increasing market demand for 
bottled cooking oil.

MANAGEMENT CONTROL

Regular control and management is given to implementation 
progress of the company’s construction works, specially 
the Phu My Vegetable Oil Factory.

The activities of the Executive Officers and Managers 
of the company are effectively controlled and supervised 
to support them to achieve the targets, overcome 
problems arising to improve  business operation.

Board of Management meetings are organized on 
quarterly basis or  irregularly if required, where reports 
from of Executive Officers and Project Management 
Units on the company’s business and investments are 
presented to ensure appropriate measurements to be 
taken in a timely manner and all resolutions and 
decisions approved by the Board of Management will 
be accomplished. 

The total number Board of Management meetings 
were organized in 2008 were 87, of which 10 meetings 
were centrally organized and the remaining 77 meetings 
were in form of asking for  written opinions.
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In 2008, through thoughtful and diligent contributions, the Board of Management has 
recorded a healthy business performance delivering considerable benefits to  the company 
and shareholders. 
The business results achieved in 2008 and in the past  years have proven that the Board 
of Management has developed and performed business strategy as well as organized 
personnel reasonably and effectively.	
From the available  resources, Tuong An  promises to achieve outstanding  business 
performance  in the future. “Tuong An” brand name will be more firmly affirmed along 
with time as one of  leading brand in vegetable oil industry in  local market  with a wide 
product range satisfying  increasing consumer demand.

BUSINESS RESULTS IN THE YEAR 2008

Items
Performance 

in 2008
Plan in 
2008

Performance 
in 2007

Compared 
2008/2007

Compared 
with plan

Total output (ton) 127.746 180.000 162.814 78,46% 70,97%
Sales 2.959.678 2.812.000 2.554.228 115,87% 105,25%
Profit before tax 14.340 100.000 125.712 11, 41% 14,34%
Corporate income tax 2.502 - - - -
Profit after tax 11.838 100.000 125.712 9,42% 11,84%
Dividend (%) 20% 16% 20% 100% 125%

PRODUCTION OUTPUT FROM 2004 TO 2008

Item 2004 2005 2006 2007 2008

Total output (ton) 94.722 110.067 141.459 161.739 131.117

SALES OUTPUT FROM 2004 TO 2008

Item 2004 2005 2006 2007 2008

Total output (ton) 95.105 110.459 139.058 162.814 127.746

Unit: ton

Unit: VND million

Unit: ton

REPORT OF THE BOARD OF MANAGEMENT

CHART OF SALES OUTPUT DURING YEARS PRODUCTION OUTPUT 

131.117
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THE BOARD OF MANAGEMENT

 1. Mr. DOAN TAN NGHIEP 
Chairman

2. Mr. NGUYEN HUNG CUONG
Member

3. Mr. ÑINH QUOC HUNG
Member

4. Mr. DUONG TIEN DUC

Member

5. Mr. HUYNH VAN NHO
Member

CONTROL BOARD 

1. Mr. VAN TICH VINH
Chief Controller

2. Mr. NGUYEN DUC THUYET
Member

3. Ms. NGO BACH MAI
Member

THE DIRECTORS

1. Mr. HA BINH SON
Being General Director from 01January 2009 up to now 
(Appointment Decision No. 195/QÑ-HÑQT.08 dated 
29 December 2008 of the Board of Management).

2. Mr. NGUYEN VAN LUNG	
Being Deputy General Director from 15 August 2008 
up to now (Appointment Decision No. 116/QD-
HDQT.08 dated 14 August 2008 of the Board of 
Management).

CHIEF ACCOUNTANT

1. Mr. VU DUC THINH

THE PROJECT MANAGEMENT UNIT

1. Mr. DUONG TIEN DUC
Manager

2. Mr. NGUYEN TUAN
Being Deputy Manager from 20 May 2008 up to now 
(Appointment Decision No. 63/QD-HDQT.08 dated 
20 May 2008 of the Board of Management).

INDEPENDENT MEMBERS OF THE BOARD
OF MANAGEMENT 

1. Mr. DOAN TAN NGHIEP
Chairman, representing for the State-owned capital 
(51%), Deputy General Director of National Company 
for Vegetable Oils, Aromas and Cosmetics of Vietnam 
(Vocarimex)..

2. Mr. NGUYEN HUNG CUONG
Member of the Board of Management, representing 
for the State-owned capital (51%), Chief Accountant 
of National Company for Vegetable Oils, Aromas and 
Cosmetics of Vietnam (Vocarimex).

3. Mr. DINH QUOC HUNG
Member of the Board of Management, representing 
for the State-owned capital (51%), Manager of Import - 
Export Department of National Company for Vegetable 
Oils, Aromas and Cosmetics of Vietnam (Vocarimex).

For a new bight future ahead 

INFORMATION ON SHAREHOLDERS AND THE BOARD OF MANAGEMENT
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Income and interests of the Directors 

General Director	 :	 VND 60,000,000 / month
Deputy General Director 	 :	 VND 40,000,000 / month

Income and interests of Project Management Unit

Manager of Project Management Unit			   :	 VND 50,000,000 / month
Deputy Manager of Project Management Unit	 :	 VND 32,000,000 / month

INTERESTS OF THE DIRECTORS 



The Directors of the company are responsible for the 
preparation of the financial statements to give a true 
and fair view of the financial position as of the balance 
sheet date, the business results, and the cash flows of 
the company for each of the company’s fiscal year. 
In order to prepare these financial statements, the 
Directors must:

Select the appropriate accounting policies and apply 
them consistently;

Make judgments and estimates prudently;

Announce the accounting standards to be followed 
for the material issues to be disclosed and explained 
in the financial statements, and

Prepare the financial statements of the company on 
the basis of the going-concern assumption, except 
for the cases that the going-concern assumption is 
considered inappropriate.

The Directors hereby ensure that all the requirements 
mentioned above have been followed when the financial 
statements are prepared, that all the accounting books 
of the company have been fully recorded and can fairly 
reflect the financial position of the company at any 
time, and that all the financial statements have been 
prepared in compliance with the Vietnamese accounting 
standards and system.
 
The Directors are also responsible to protect the assets 
of the company, and consequently have taken appropriate 
measures to prevent and to detect frauds and other 
irregularities.

We, the Directors of the company, confirm that all the 
accompanying financial statements have been properly 
prepared and have given a true and fair view of the 
financial position as of 31 December 2008, the business 
results and the cash flows for the year then ended of 
the company in compliance with the Vietnamese 
accounting system and standards as well as other related 
regulations.

For and on behalf of the Directors. 
Date: 20 March 2009

HA BINH SON
General Director

Ha Binh Son
General Director

CONFIRMATION OF THE DIRECTORS 
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Tuong An Vegetable Oil Joint Stock Company is a joint stock business, which was established on the basis of the 
equitization of Tuong An Vegetable Oil Factory belonging directly to the Vocarimex - a State-owned corporation 
directly under the management of the Ministry of Industry – in line with the Decision No. 42/2004/QÑ-BCN 
dated 04 June 2004 of the Minister of Industry and the business  registration certificate for joint stock company 
No. 4103002698 granted by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on 27 September 
2004.

Pursuant to the Decision No. 98/UBCK-GPNY dated 06 December 2006 of the State Securities Commission 
regarding the grant of stock listing license to Tuong An Vegetable Oil Joint Stock Company and the announcement 
No. 846/TTGDHCM-NY dated 20 December 2006 of Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) on stock listing 
organization and trading, the company has officially listed its stocks at HOSE at the face value per share and the 
increase in number of shares as follows:

Type of stocks:

Code: 

Number of shares:

Face value per share:

Total value of listed stocks: 

Listing date:

Trading date:

Ordinary

TAC

18.980.200 Shares

VND 10.000

VND 189.802.000.000

06 December 2006

26 December 2006

REPORT OF THE GENERAL EXECUTIVE DIRECTOR 

Capital structure Contributed capital Rate (%)

State capital 96.799.000.000 51,00%
Other shareholders 93.003.000.000 49,00%
Total 189.802.000.000 100%

Văn phòng Công Ty Tường An

The bottled oil production line



BUSINESS PERFORMANCE IN 2008 Unit: VND Million

No. Items Performance in 
2008 Plan in 2008 Increase 

(decrease) rate  (%)
1 Output (ton) 127.746 180.000 -29,03%
2 Sales 2.959.678 2.812.000 +5,25%
3 Expenses 2.945.338 2.712.000 +8,60%
4 Profit before tax 14.340 100.000 - 85,66%
5 Dividend 20% 16% +25%

FINANCIAL POSITION OF 2008 

BRIEF BALANCE SHEET (THE YEAR 2008) Unit: VND

No. Items Ending balance Beginning balance

I. CURRENT ASSETS 405,553,619,501 601,396,272,556
1 Cash and cash equivalents 80,084,126,763 364,228,585,799
2 Short-term financial investments - 50,000,000,000
3 Short-term accounts receivable 29,147,485,020 28,186,656,195
4 Inventories 269,483,855,775 151,885,292,016
5 Other current assets 26,838,151,943 7,095,738,546 
II. LONG-TERM ASSETS 281,411,535,062 235,665,133,108
1 Long-term accounts receivables - -
2 Fixed assets 275,710,069,142 225,499,001,268

 - Tangible fixed assets 135,286,691,122 44,431,510,612
 - Intangible fixed assets 20,681,117,732 21,323,340,757
 - Financial leasehold assets - -
 - Construction-in-progress 119,742,260,288 159,744,149,899

3 Investment property - -
4 Long-term financial investments 1,610,400,000 1,984,000,000
5 Other long-term assets 4,091,065,920 8,182,131,840
III. TOTAL ASSETS 686,965,154,563 837,061,405,664
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No. Items Ending balance Beginning balance

IV. LIABILITIES 377,703,884,991 475,621,134,390

1 Short-term liabilities 299,226,673,296 394,820,922,371

2 Long-term liabilities 78,477,211,695 80,800,212,019

V. OWNER’S EQUITY 309,261,269,572 361,440,271,274

1 Owner’s equity 306,854,784,497 353,840,289,491

- Capital 189,802,000,000 189,802,000,000

 - Share premiums - -

 - Treasury stocks - -

 - Other sources of capital - -

 - Differences on asset revaluation - -

 - Foreign exchange differences - -

 - Funds 71,500,281,355 85,849,134,149

 - Retained earnings 45,552,503,142 78,189,155,342

 - Construction investment fund - -

2 Other sources and funds 2,406,485,075 7,599,981,783

 - Bonus and welfare funds 2,406,485,075 7,599,981,783

 - Sources of expenditure - -

 - Fund to form fixed assets - -

VI. TOTAL LIABILITIES AND OWNER’S EQUITY 686,965,154,563 837,061,405,664

REPORT OF THE GENERAL EXECUTIVE DIRECTOR 

Warehouse of Phu My Factory



INCOME STATEMENT (THE YEAR 2008)

No. Items 2008 2007

1 Sales 2,993,016,524,094 2,555,894,573,554
2 Deductions 33,338,781,725 1,666,269,062
3 Net sales 2,959,677,742,369 2,554,228,304,492
4 Costs of goods sold 2,804,702,551,292 2,342,189,229,760
5 Gross profit 154,975,191,077 212,039,074,732
6 Financial income 30,275,353,140 23,675,464,019
7 Financial expenses 50,381,508,885 1,235,120,994
8 Selling expenses 104,049,988,760 80,477,776,492
9 Administrative overheads 27,093,400,903 28,771,581,375

10 Net operating profit 3,725,645,669 125,230,059,890
11 Other incomes 10,618,391,591 511,406,747
12 Other expenses 3,636,364 29,021,843
13 Other profit 10,614,755,227 482,384,904
14 Total accounting profit before tax 14,340,400,896 125,712,444,794
15 Corporate income tax 2,502,320,699 -
16 Profit after tax 11,838,080,197 125,712,444,794
17 Earning per share 624 6,623
18 Dividend per share (expected) 20% 20%

FINANCIAL RATIO (THE YEAR 2008)

No. Items 2008 2007

I. BUSINESS EFFICIENCY
1 EPS 624 6,623
2 ROE 3.86% 35.53%
3 Profit after tax / owner’s equity 6.24% 66.23%
4 Profit after tax / net sales 0.40% 4.92%
5 Gross profit / net sales 5.24% 8.30%
II. LIQUIDITY
1 Total assets/ Liabilities 0.27 0.92
2 Current assets/ Current liabilities 0.45 1.14
3 Cash and cash equivalents/ Current liabilities 1.36 1.52

(Notes: figures from audited financial statements for the year ended 2008)

CHART OF SALES GROWTH FROM 2004 TO 2008 Unit: VND billion

Items 2004 2005 2006 2007 2008

Total sales 1,152 1,182 1,515 2,554 2,960 
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PROFITABILITY
The net profit margin  in  2008 is 0.4% compared with 4.52%  in 2007, showing a sharp fall from  91.87%. The main 
reason for this decline  is the significant fluctuation of raw materials prices. Especially, at the end of  2008, the prices of 
materials saw a dramatic decrease forcing us to reduce selling prices at a notable level resulting in lower profit in 2008. 
Besides, the other factors causing the decrease in profit in  2008 are the increase in exchange rate of VND/USD, 
leading to the notable increase in financial expenses. Other expenses also experience a significant increase are 
selling expenses (29.29%), labor costs and general manufacturing expenses.
The ratio of returns/owner’s equity (ROE) in the year 2008 was 3.86%, falling 89.14% as compared with that in  
2007 (in the year 2007, this ratio was 35.53%). This is explained by lower net earnings which was VND111.372bn 
less than the net earning of the year 2007.

LIQUIDITY
The ratio of total assets/liabilities reached 0.27 times, decreasing 0.65 times as compared with that of 2007 
(0.95 times) showing the liquidity of current asset dramatically declining compared with that of the same period  
last year. This is due to slow consumption, high inventory, which accounted for  a large proportion in current 
assets, resulting in lower cash and cash equivalents.
The current ratio (current assets/current liabilities) is 0.45 times, falling down by 0.69 times compared with 1.14 times  in 
2007 . Apart from the decrease in ratio of total assets/liabilities, the main reason is that the consumption is slow, leading 
to the increase in inventories (inventories in 2008 accounts for 66.45% in current assets while it was 25.53% in 2007).
The quick ratio (cash and cash equivalents/ current liabilities) is 1.36 times, decreasing 0.16 times in comparison 
with that of 2007 (1.52 times). This shows that the company has the ability to make payments for short-term loans. 
However, the company may face operational risks since the amount of inventories takes up big proportion while 
the prices of materials in stock are high (inventories makes up 66.45% in the company’s current assets).
In general, the liquidity ratios in 2008 are lower than those in  2007 due to the effects of local economic recession 
and global financial crisis, which caused significant fluctuations on  raw material prices and VND/USD exchange 
rates. All  these factors result in many difficulties to the company’s business operation.

INDUSTRY COMPARISON
In 2008, market share of the company was  26% of the total local market values. Tuong An is one of two 
leading companies in  the local market with a wide range of high quality products meeting hygene and food 
safety standards in line with the regulations.
Tuong An brand name has been further and widely recognized in local market. We aim at continous expansion 
of both local and export  market  to become a leading company in developing new products that contain mineral  
substances (DHA, Vitamins...) for the health benefits of the community.
The completion of the first stage of Phu My Vegetable Oil Factory has partly satisfied the company’s target to 
expand production. In 2009 and the coming years, the company will continue to remain its dominant  position in 
the vegetable oil industry and expanding export market.

	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008

40,935 40,080 45,693

125,712

14,340

PROFIT GROWTH

	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008

1,152 1,182
1,515

2,554

2,960

REVENUE GROWTH

CHART OF PROFIT GROWTH THROUGH THE YEARS Unit: VND billion

Items 2004 2005 2006 2007 2008

Profit before tax 40,935 40,080 45,693 125,712 14,340 
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From September 2008 till the end of the 2008, the 
transactions of the company’s shares decreased sharply 
in both quantity and values. The main reasons are:

The slump in Vietnamese stock market and the 
decrease of VN index by 60% - 70%. 

The material impacts of the global economic and 
financial crisis resulted in a decline in the production 
efficiency, sales  and profits of many companies. Tuong 
An is not an exception.  

The company listed its shares for the first time on Ho Chi Minh City Stock Exchange on 26 December 2006.
The price of the first session was VND 75,000/ share. 

SOME IMPORTANT INDICATORS

The highest price in the year 2008:
The lowest price in the year 2008:

Dividend in 2008: 
EPS in 2006:
EPS in 2007:
EPS in 2008:

Growth rate of earning per share (EPS):
Market value of share as at 31 December 2008:

P/E in 2008:
Book value in 2006:
Book value in 2007:
Book Value in 2008:

Growth rate of Book value in 2008/2007:

VND 140,000/ share (on 01 February 2008)
VND 19,800/ share (on 10 December 2008)
VND 2,000/ share
VND 2,407/ share
VND 6,623/ share
VND 624/ share
-90.58%
23.600 dong/share
37,82 times
13.465 dong/ share
18.643 dong/ share
16.167 dong/ share
-13,28%

CHART OF SHARE MOVEMENTS IN VOLUME AND PRICE IN 2008 
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FIXED ASSETS Unit: VND million

Items 2008 2007

Beginning balance 65.755 73.354

Increase:

°	 New purchases 2.195 2.254

°	 Transferring from construction-in-progress 106.985

°	 Others

Decrease due to liquidation and disposal 376

Depreciation of fixed asset 18.966 11.608

Ending balance 135.287 65.755

Ending balance of construction-in-progress 119.742 159.744

FIXED ASSET AND CONSTRUCTION WORKS 
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FINANCIAL MANAGEMENT

In  2008, apart from balancing the sources of capital for its business operation, the company also balanced the 
capital funding new construction of Phu My Vegetable Oil Factory and removal of Tuong An Vegetable Oil 
Factory project. The company was also active in maintaining a reasonable source of cash at specific period to 
make  payments available for due debts. 

With the current strong financial resources, the company has received  high appreciation from financial organizations 
and professional investors for its healthy financial position.

The company also takes advantage of being a listed joint stock company to promote its image and brand to not 
only local investors but also foreign investors and turns this  to an effective channel for capital mobilization, which 
enables the company to further expand their production and sales.

CONSTRUCTION WORKS AS AT 31 DECEMBER /2008 Unit: VND million

Projects Estimates value Paid amount 

Investment in new construction of Phu My Vegetable 
Oil  Factory and removal of Tuong An Vegetable Oil 
Factory

279.061 213.616

Investment in line of separating palm oil with capacity 
of 400 tons/day     52.358 48.366

TOTAL 331.419 261.982

(the paid amount including the owner’s fund and loan capital)
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PERSONNEL DEVELOPMENT STRATEGY 

To organize human resources reasonably and effectively 
through rearrangement of personnel in different  departments, 
assigning the right persons to the right places to enable 
them to work more effectively by maximizing their skills 
and interests. This aims at building a friendly and healthy 
working environment encouring people to contribute 
more to the company development.

To develop a reasonable salary and benefits policy  
such as giving priority to long-term employees  to 
attract good employees and enable them to stay long-
term with the company.

To build corporate culture standards, create friendly 
working environment that make any our employees 
proud of  working for Tuong An.

To set budget for human resource development through  
on-site training programs  as well as the external  training 
courses.

To develop a team of young and dedicated employees, 
who have good professional skills and management 
ethics.

POLICY TO EMPLOYEES

In the year 2008, the company has implemented some 
policies supporting the human resource development 
strategy above. Details are as follows:

To develop a team of experienced and qualified staff, 
who are good technical workers, having high responsibility 
and devotion to the their work.

To rearrange current personnel and recruit new ones 
with the focus on training to improve their professional 
knowledge and skills to meet the demands for development 
of the company.

To develop a competitive  remuneration policy, contributing 
to improvement of the company’s productivity.

To fully comply with the regulations on the right and 
obligations to employees and at the same time, timely 
giving support to workers who move to Phu My Vegetable 
Oil Factory.

NUMBER OF STAFF AND EMPLOYEES

The company’s labor in the year 2008 also met with 
some difficulties:

Due to  the location of Phu My Vegetable Oil Factory 
being far from Ho Chi Minh City, the transfer of internal 
workers of the company remains an issue. Some workers 
resigned in 2008 due to travel difficulties, and some 
others plan to resign in 2009.

The company also faces with difficulties in recruiting 
qualified employees for Phu My Vegetable Oil Factory.

Total number of staff and employees as at 31 December 
2008 is 844 persons, including 631 males and 231 
females:

Description Quantity 

Master degree 3

Bachelor degree 171

College degree 58

Professional vocational college 99

Vocational college 31

Technical workers 79

Post-high school graduates 403

Total 844

PERSONNEL MANAGEMENT

The people are the essential factor and valuable assets for the development and 
successes of the company. Therefore,  it is very essential to develop a strategy for human 
resources development. For Tuong An, the important elements that need to consider in 
its personnel policy are as follows.
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We are normal soldiers who are look-
ing for ways to conquer undiscovered 
lands.
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